thuyết minh tóm tắt


1 Mở đầu


1.1 sự cần thiết lập quy hoạch
Điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2020 (được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 108/1998/QĐ-TTg ngày 20/6/1998) và Quy hoạch chi tiết huyện Gia Lâm, khu vực đô thị hóa - phần quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch hệ thống giao thông (được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 74/1999/QĐ-UB ngày 01/9/1999) đều đã được phê duyệt cách đây hơn 5 năm. Trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố cũng như tại địa bàn huyện Gia Lâm đã xuất hiện những nhu cầu mới đòi hỏi phải điều chỉnh đồ án quy hoạch. 

Tại Nghị định số 132/2003/NĐ-CP ngày 06/11/2003, Chính phủ đã cho phép điều chỉnh địa giới hành chính thành lập quận mới Long Biên trên cơ sở chia tách một phần huyện Gia Lâm, do vậy quy hoạch chung huyện Gia Lâm nhất thiết cũng phải được điều chỉnh để phù hợp với địa giới mới, làm cơ sở cho việc phát triển kinh tế - xã hội của huyện, phát triển đô thị của huyện trong thời gian tới.

Thực hiện chủ trương của Thành uỷ, HĐND, UBND Thành phố Hà Nội phát triển đô thị trên địa bàn Thành phố, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của Thành phố và địa phương, tại Quyết định số 188/2004/QĐ-UB, ngày 15/12/2004 về kế hoạch khảo sát, quy hoạch chuẩn bị đầu tư của Thành phố năm 2005, UBND Thành phố Hà Nội đã cho phép lập dự án Quy hoạch chung xây dựng huyện Gia Lâm, tỷ lệ 1/5000. 

Đồ án Quy hoạch chung xây dựng huyện Gia Lâm, tỷ lệ 1/5000 khi được phê duyệt là cơ sở để triển khai quy hoạch chi tiết các khu đô thị, các điểm dân cư nông thôn, các dự án đầu tư xây dựng phục vụ phát triển đô thị, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện, là căn cứ để quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch.

1.2 Các căn cứ thiết kế quy hoạch
1.2.1 Căn cứ pháp lý 

- Luật Xây dựng năm 2003;

- Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng và Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;

- Pháp lệnh Thủ đô và Nghị định số 92/2005/NĐ - CP ngày 12/7/2005 về Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thủ đô; 

- Quyết định số 611/TTg ngày 05/8/1997 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đất quốc phòng do quân đội quản lý trên địa bàn Quân khu Thủ đô;

- Điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 108/1998/QĐ-TTg  ngày 20/06/1998;

- Quyết định số 566/QĐ-TTg ngày 22/6/2000 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch đất an ninh do Bộ Công an quản lý trên địa bàn 61 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- Nghị định số 132/2003/NĐ-CP ngày 06/11/2003 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập quận mới Long Biên và Hoàng Mai thành phố Hà Nội;

- Nghị định số 02/2005/NĐ-CP ngày 5/1/2005 về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành lập  phường thuộc các quận Ba Đình, Cầu Giấy và thành lập thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm;

- Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 05/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050.

- Nghị quyết điều chỉnh địa giới hành chính Thành phố Hà Nội của Quốc hội khoá XII, kỳ họp thứ ba, ngày 29/5/2008.

- Quy hoạch chi tiết huyện Gia Lâm Hà Nội (phần Quy hoạch sử dụng đất và Giao thông) tỷ lệ 1/5000 được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 74/1999/QĐ-UB ngày 01/9/1999;

- Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng huyện Gia Lâm, tỷ lệ 1/5000, được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 1866/ QĐ-UB ngày 18/4/ 2006;

- Thông báo số 22/QHKT-HĐCM ngày 24/01/2007 của Sở Quy hoạch- Kiến trúc ý kiến kết luận cuộc họp Hội đồng chuyên môn cơ quan Sở Quy hoạch- Kiến trúc về Dự án Quy hoạch chung xây dựng huyện Gia Lâm- Hà Nội, tỷ lệ 1/5000;

- Văn bản số 187/TTg-VP ngày 02/02/2007 của Thủ tướng chính phủ cho phép điều chỉnh cục bộ một số khu vực trên địa bàn hai huyện Thanh Trì và Gia Lâm;

- Công văn số 6516/UBND –XDĐT ngày 20/11/2007 của UBND Thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch phục vụ phát triển đô thị trên địa bàn huyện Thanh Trì và Gia Lâm, Hà Nội.

- Công văn số 88/BXD-KTQH ngày 16/12/2007 của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch phục vụ phát triển đô thị trên địa bàn Hà Nội.

- Công văn số 115/TTg-CN ngày 22/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch phục vụ phát triển đô thị trên địa bàn huyện Thanh Trì và Gia Lâm, Hà Nội.

- Công văn số 530/UBND –QLĐT ngày 09/6/2008 của UBND huyện Gia Lâm Hà Nội về việc bổ sung nội dung Quy hoạch chung xây dựng huyện Gia Lâm, Hà Nội.

1.2.2 Các văn bản pháp lý và tài liệu có liên quan 

- Chương trình phát triển đô thị tổng thể Thủ đô Hà Nội (HAIDEP) - 2020 - Quy hoạch chung;

- Chương trình phát triển đô thị tổng thể Thủ đô Hà Nội ( HAIDEP)-2020 - Dự thảo Báo cáo cuối cùng nghiên cứu tiền khả thi A đường vành đai 4;

- Quy hoạch phát triển giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2020 - Bộ Giao thông Vận tải lập tháng 5 năm 2007;

- Báo cáo đánh giá nguồn nước dưới đất vùng Gia Lâm Hà Nội của Liên đoàn 2- ĐCTV- Cục địa chất Việt Nam - 01/1993; 

- Quy hoạch hệ thống cấp nước Thành phố Hà Nội đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 50/2000/QĐ-TTg, ngày 24/4/2000;

- Quy hoạch phát triển điện lực Thành phố Hà Nội, năm 2006- 2010 có xét đến năm 2015, được Bộ Công nghiệp phê duyệt tại Quyết định số 3481/QĐ-BCN ngày 05/12/2002;

- Quy hoạch phát triển điện lực huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, năm 2006- 2010, có xét đến năm 2015 được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 5852/QĐ-UBND, ngày 29/12/2006;

- Định hướng quy hoạch mạng lưới thông tin bưu điện Thành phố Hà Nội đến năm 2020. Tổng công ty BCVT Việt Nam- Bưu điện Hà Nội- Công ty thiết kế bưu điện, Hà Nội 1999;

- Quy hoạch tổng thể phát trỉên kinh tế - xã hội huyện Gia Lâm đến năm 2020, được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt tại quyết định số 2184/QĐ-UBND, ngày 04/6/2008;

- Chương trình phát triển kinh tế toàn diện, từng bước vững chắc theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá giai đoạn 2006-2010 - Huyện uỷ huyện Gia Lâm;

- Chương trình đẩy mạnh công tác quy hoạch và xây dựng cơ sở hạ tầng giai đoạn 2006-2010 - Huyện uỷ huyện Gia Lâm;

- Báo cáo đánh giá khái quát tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2001-2005) - phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006-2010 huyện Gia Lâm - UBND huyện Gia Lâm;

- Báo cáo quy hoạch sử dụng đất đai của các xã trên địa bàn huyện Gia Lâm giai đoạn 1999-2020 phục vụ công tác giao đất nông nghiệp theo Nghị định 64/CP ngày 17/9/1993 của Chính phủ;

- Thống kê, kiểm kê diện tích đất đai theo đơn vị hành chính huyện Gia Lâm Hà Nội - UBND huyện Gia Lâm, 6/2005;

- Báo cáo dân số và nguồn lao động huyện Gia Lâm, Hà Nội - Phòng Thống kê huyện Gia Lâm -9/2006;

- Quy hoạch giao thông nông thôn huyện Gia Lâm đến năm 2010 do Công ty Tư vấn Đầu tư xây dựng GTCC Hà Nội lập năm 2001;

- Báo cáo tóm tắt Quy hoạch thủy lợi huyện Gia Lâm, Hà Nội đến năm 2010- UBND Thành phố Hà Nội – Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Báo cáo hiện trạng và nhu cầu cứng hoá kênh mương cấp III của các xã, thị trấn huyện Gia Lâm - UBND huyện Gia Lâm 2006;

- Quyết định số 21/2005/QĐ - BXD ngày 22/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc Ban hành quy định về Hệ thống ký hiệu bản vẽ trong các đồ án QH xây dựng;

- Quyết định số 03/2008/QĐ-BXD ngày 31/3/2008 của Bộ Xây dựng Ban hành quy định nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng;

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng QCXDVN :01/2008/BXD;

- Tiêu chuẩn Thiết kế Qui hoạch đô thị (TCVN 4449 - 87);

- Bản đồ đo đạc hiện trạng tháng 8/2006, tỷ lệ 1/5000 do Công ty Khảo sát và Đo đạc Hà Nội lập;

- Các dự án đầu tư xây dựng và các tài liệu tham khảo khác có liên quan.

1.3 Mục tiêu và nhiệm vụ của đồ án

1.3.1 Mục tiêu quy hoạch 

Đồ án quy hoạch chung xây dựng huyện Gia Lâm, tỷ lệ 1/5000 có mục tiêu sau:

 - Cụ thể hoá định hướng phát triển đô thị của quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2020, đồng thời đề xuất điều chỉnh bổ sung quy hoạch một số khu chức năng trên địa bàn huyện, nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện Gia Lâm phù hợp với yêu cầu thực tế của huyện sau khi được điều chỉnh địa giới hành chính.

- Định hướng quy hoạch phát triển các khu đô thị, các điểm dân cư nông thôn, làm rõ các cơ sở kinh tế kỹ thuật đầu mối quốc gia và Thành phố trên địa bàn  huyện, nhằm chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân theo hướng phát triển bền vững.

1.3.2 Nhiệm vụ của đồ án 

- Trên cơ sở ranh giới hành chính đã được điều chỉnh theo Nghị định 132/2003/NĐ-CP, điều tra khảo sát, đánh giá tình hình hiện trạng trên địa bàn huyện về dân số, lao động việc làm, nhà ở, giao thông, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đầu mối, kiến trúc cảnh quan, lịch sử văn hoá, các dự án lớn đang thực hiện để lập quy hoạch xây dựng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

- Căn cứ định hướng phát triển kinh tế – xã hội của huyện, hiện trạng sử dụng đất, dân cư, xác định tiềm năng, động lực để phát triển, quy mô dân số khu vực phát triển đô thị, các điểm dân cư phi nông nghiệp và dân cư nông thôn, tính toán cân đối nhu cầu sử dụng đất đai xây dựng đô thị, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu cho các giai đoạn phát triển.

- Định hướng phát triển không gian đô thị trên địa bàn huyện đến năm 2020 gồm: các khu vực phát triển công nghiệp, TTCN, làng nghề truyền thống, các khu hiện có cải tạo nâng cấp, bảo tồn tôn tạo, chuyển đổi chức năng, khu xây dựng mới, khu vực cấm xây dựng, khu vực dự kiến phát triển đô thị. Dự kiến sử dụng đất của đô thị theo từng giai đoạn quy hoạch. Đề xuất giải pháp phát triển đô thị gắn liền với chuyển đổi cơ cấu lao động, việc làm theo hướng chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp sang công nghiệp, TTCN và dịch vụ.

- Xác định hệ thống các trung tâm gồm: Vị trí, phạm vi, quy mô các khu chức năng như trung tâm hành chính, thương nghiệp dịch vụ công cộng, văn hoá, giáo dục, y tế, thể dục thể thao, công viên cây xanh...các trung tâm tiểu vùng, thị tứ (trung tâm dịch vụ nông thôn) làm hạt nhân đô thị hoá cho khu vực nông thôn.

- Quy hoạch định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn huyện: Dự báo khả năng và cụ thể hóa từng bước các tuyến đường bộ, đường sắt, mạng lưới giao thông đối ngoại, giao thông đô thị có liên quan trên địa bàn, vị trí và quy mô các công trình đầu mối giao thông quốc gia và thành phố, xác định chỉ giới đường đỏ các trục chính đô thị. Hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật đầu mối, mạng lưới truyền tải và phân phối chính của các hệ thống cấp nước, cấp điện, mạng lưới đường cống thoát nước, các công trình xử lý nước thải, chất thải rắn, nghĩa trang và các công trình khác.

- Định hướng tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan chung cho các khu vực trung tâm, cửa ngõ đô thị, các tuyến phố chính, các trục không gian chính, hệ thống di tích lịch sử văn hóa, cảnh quan môi trường sinh thái, không gian cây xanh, mặt nước và các điểm nhấn chính trong khu vực phát triển đô thị.

- Đề xuất Quy hoạch xây dựng đợt đầu và các chương trình dự án ưu tiên phát triển.

- Đề xuất điều lệ quản lý xây dựng làm cơ sở để quản lý đầu tư xây dựng theo định hướng quy hoạch chung.

2 các điều kiện tự nhiên và hiện trạng  

2.1 vị trí và giới hạn

Huyện Gia Lâm (sau khi tách quận Long Biên) nằm tại phía Đông Hà Nội, ngăn cách với các quận, huyện Hà Nội bởi sông Hồng, sông Đuống, được giới hạn như sau: 

-
Phía Đông, Đông Bắc giáp tỉnh Bắc Ninh. 

-
Phía Nam, Đông Nam giáp tỉnh Hưng Yên.

-
Phía Tây giáp quận Long Biên, quận Hoàng Mai.

-
Phía Bắc, Tây Bắc giáp huyện Đông Anh, Hà Nội.

Khu vực nghiên cứu quy hoạch gồm toàn bộ phạm vi địa giới hành chính của huyện (sau khi điều chỉnh theo Nghị định  132/2003/NĐ-CP ngày 06/11/2003 của Chính phủ) với quy mô đất đai khoảng 11472,99ha và quy mô dân số vào khoảng 210 ngàn người.

2.2 phân tích đánh giá các điều kiện tự nhiên 

2.2.1 Điều kiện địa hình, địa chất, khí hậu, thuỷ văn 

1) Điều kiện địa hình, địa chất, thủy văn: 

Đặc điểm đặc trưng của điều kiện địa hình huyện Gia Lâm là địa hình đồng bằng, được bồi tích phù sa dày, tương đối bằng phẳng. Cấu tạo địa chất từ trên xuống phổ biến là sét dày 3-10m. Dọc theo ven sông Hồng đôi chỗ á sét và cát dày 4-6m. Độ sâu nước ngầm 2-5m, tại các vùng trũng mực nước nằm sát mặt đất từ 0,5-1m.

Huyện Gia Lâm nằm tại Tả Ngạn sông Hồng. Tuyến sông Đuống từ phía Tây Bắc chạy qua trung tâm sang phía Đông Nam huyện và sông Bắc Hưng Hải ở phía Nam huyện. Đây là hai con sông đang làm nhiệm vụ tưới tiêu cho huyện.

Sông Đuống chia  huyện thành hai vùng: Bắc Đuống và Nam Đuống. Vùng Nam Đuống được bao bọc bởi hệ thống đê ngăn lũ của sông Hồng và sông Đuống. 

Khu vực Bắc sông Đuống : 

- Phần đất phía Tây Bắc đường 1A: Cao độ giảm dần từ ven sông vào phía trong đồng, từ Tây Nam sang Đông Bắc và thay đổi cao độ trung bình từ 7,20m đến 5,5m.

- Phần đất phía Đông Nam đường 1A: Cao độ cũng giảm dần từ ven sông vào phía trong đồng, từ Tây Bắc xống Đông Nam và thay đổi cao độ trung bình từ 6,2m đến 4,2m.

Khu vực Nam sông Đuống : 

Cao độ giảm dần từ ven sông vào trong đồng, từ Tây Bắc xuống Đông Nam và thay đổi trung bình từ 7,2m đến 3,2m. Tại các điểm dân cư  cao độ nền thường cao hơn từ 0,4 đến 0,7m so với cao độ ruộng lân cận. Đê sông Hồng có cao độ thay đổi trong khoảng 13,5-14,0m. Đê sông Đuống có cao độ 12,5-13,0m.

Huyện Gia Lâm chịu ảnh hưởng bởi chế độ thuỷ văn của các sông:

- Sông Hồng: lưu lượng trung bình nhiều năm 2710m3/s mực nước lũ thường cao 9-12m. Mực lũ cao nhất là 12,38m vào năm 1904; 12,60m (1915); 13,9m (1945); 12,23m (1968); 13,22m (1969); 14,13m (1971); 13,2m (1983) 13,30m (1985) 12,25m (1986) và 12,36m (1996). 

- Sông Đuống: mực nước lớn nhất tại Thượng Cát trên sông Đuống là 13,68m (1971). Tỷ lệ phần nước sông Hồng vào sông Đuống khoảng 25%.

- Sông Cầu Bây: Mực nước ở cao độ 3m với tần suất 10%.

2) Điều kiện khí hậu: Nằm ở trung tâm đồng bằng Bắc Bộ, huyện Gia Lâm mang sắc thái đặc trưng của khí hậu nhiệt đới ẩm, gió mùa, với đặc điểm khí hậu của Thành phố Hà Nội : 

2.2.2 Tình trạng ngập lụt 

Do điều kiện phía Nam sông Đuống thoát nước bằng tự chảy, phụ thuộc hoàn toàn vào cao độ mực nước khống chế vào mùa mưa tại các điểm xả nên việc tiêu nước hoàn toàn bị động và vào thời điểm mưa lớn trên diện rộng, cao độ mực nước phải giữ tại cống Xuân Thủy và Tân Quang ở mức 3,5m nên thường xảy ra úng lụt tại các khu vực có cao độ nền thấp hơn 3,5m. 

2.3 đánh giá Hiện trạng kinh tế - xã hội 

2.3.1 Khái quát chung về tình hình phát triển kinh tế xã hội

Kể từ ngày 01/01/2004, sau khi tách thành lập quận Long Biên, huyện Gia Lâm còn lại với diện tích khoảng 11472,99 ha, với dân số khoảng hơn 20 vạn người, có 22 đơn vị hành chính xã, thị trấn. Tại thời điểm tách quận, huyện có cơ cấu kinh tế công nghiệp, xây dựng cơ bản chiếm 51,5%; Nông, lâm thủy sản chiếm 26,3% và dịch vụ chiếm 22,2%. Diện tích đất nông nghiệp khoảng 6500 ha, trong đó diện tích đất canh tác khoảng 6300 ha, có khoảng 31 ngàn hộ sản xuất nông nghiệp với 43 ngàn lao động.

Theo đánh giá khái quát tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2001 – 2005) của UBND huyện Gia Lâm : 

. Cơ cấu kinh tế trên địa bàn huyện quản lý: Công nghiêp, xây dựng cơ bản (52,4%), dịch vụ (22,9%) có xu hướng tăng, nông nghiệp (24,7%) giảm. Giá trị sản xuất nông nghiệp thuỷ sản trên 1ha đất nông nghiệp đạt hơn 50,1triệu đồng/ha. 

. Hình thành và đưa vào khai thác nhiều cụm sản xuất công nghiệp tập trung ở các làng nghề, khu công nghiệp tập trung vừa và nhỏ. 

. Thương mai, dịch vụ: còn nghèo nàn, thiếu các cơ sở lưu trú dài ngày cho khách thăm quan, du lịch.

. Sản xuất nông nghiệp: được phát triển theo hướng sản xuất hàng hoá. Mũi nhọn nông nghiệp của huyện là chăn nuôi bò sữa, bò thịt, lợn nạc. Giá trị sản xuất nông nghiệp hàng nâm tăng trung bình khoảng 4,5-5%.

. Huyện có khoảng 30 cơ sở dạy nghề trên địa bàn, hàng năm giải quyết việc làm cho trên 7000 lao động. Hoàn thành việc kiên cố hoá trường học ở bậc tiểu học và trung học. 100% xã có trạm y tế – truyền thông dân số, tỷ lệ sinh (2004) là 1,688%, có xu hướng giảm dần. . 90% số dân được sử dụng nước đạt tiêu chuẩn vệ sinh
2.3.2 Hiện trạng dân số, di dân, lao động, nghề nghiệp 
Hiện trạng dân số theo đơn vị hành chính

	TT 
	Đơn vị hành chính
	Diện tích (ha)
	Dân số (người)
	Ghi chú

	1
	TT Yên Viên
	101,65
	12.072
	

	2
	TT Trâu Quỳ (xã )
	724,78
	18.851
	

	3
	Xã Yên Thư​ờng
	862,15
	15.597
	

	4
	Xã Yên Viên
	361,08
	12.045
	

	5
	Xã Đình Xuyên
	314,51
	9.159
	

	6
	Xã Dư​ơng Hà
	267,42
	5.393
	

	7
	Xã Ninh Hiệp
	488,86
	14.984
	

	8
	Xã Phù Đổng
	1.165,65
	12.226
	

	9
	Xã Trung Mầu
	428,20
	5.185
	

	10
	Xã Cổ Bi
	502,91
	8.824
	

	11
	Xã Đặng Xá
	587,21
	8.410
	

	12
	Xã Phú Thị 
	470,27
	7.237
	

	13
	Xã Kim Sơn
	629,98
	11.038
	

	14
	Xã Lệ Chi
	810,11
	10.568
	

	15
	Xã Dư​ơng Quang
	528,67
	10.387
	

	16
	Xã Dư​ơng Xá
	487,67
	10.518
	

	17
	Xã Đa Tốn
	716,05
	10.989
	

	18
	Xã Kiêu Kỵ
	561,02
	10.379
	

	19
	Xã Đông D​ư
	353,61
	4.351
	

	20
	Xã Bát Tràng
	164,03
	7.409
	

	21
	Xã Kim Lan
	291,93
	5.689
	

	22
	Xã Văn Đức
	655,23
	6.706
	

	 
	Tổng cộng 
	11472,99
	218.017
	


Hiện trạng cơ cấu dân số, lao động, nghề nghiệp

	TT
	Loại
	Đơn vị
	Quy mô
	Ghi chú

	1
	Cơ cấu dân số 
	Ngàn người
	218,02
	

	
	Nữ 
	
	111,37
	

	
	Tỷ lệ giới tính nữ 
	%
	51,08
	

	2
	Cơ cấu lao động
	
	
	

	
	Số ng​ười trong độ tuổi lao động
	Ngàn người
	125
	

	
	Tỷ lệ lao động 
	%
	57,3
	

	
	Số lao động có việc làm
	Ngàn người
	104,10
	

	
	Tỷ lệ lao có việc làm (%)
	%
	83,3
	

	3
	Cơ cấu lao động 
	%
	 
	

	
	Số lao động nông nghiệp 
	Ngàn người
	43,8
	

	
	Tỷ lệ lao động nông nghiệp 
	%
	35,0
	

	
	Tỷ lệ lao động công nghiệp, XDCB
	%
	52,0
	

	
	Tỷ lệ lao động th​ương mại dịch vụ và lao động khác
	%
	13,0
	


2.3.3 Các yếu tố dân tộc, truyền thống văn hoá

Đây là vùng đất Kinh Bắc rất nổi tiếng. Trong các làng xã đều có các công trình di tích lịch sử và văn hoá được Nhà nước xếp hạng. Trong đó đặc biệt có cụm di tích xã Phù Đổng, cụm di tích Chư Xá, chùa Keo Kim Sơn... là các điểm danh lam thắng cảnh đẹp, thu hút nhiều khách thăm.  Tại đây có đến 238 điểm di tích lịch sử văn hoá và 84 lễ hội đình chùa các loại trong năm.

Sản xuất tiểu thủ công nghiệp cũng được phát triển mạnh tập trung thành các làng nghề vừa tạo việc làm và thu hút khách đến thăm quan du lịch, trước hết là làng nghề Bát Tràng.

2.4 Tình hình phát triển đô thị và điểm dân cư nông thôn  

2.4.1 Hệ thống đô thị trong huyện 

Sau khi tách quận, huyện Gia Lâm có hai thị trấn: Thị trấn Yên Viên và Thị trấn Trâu Quỳ.

1) Thị trấn Yên Viên: 

- Thị trấn Yên Viên, hiện có diện tích khoảng 98,45 ha với quy mô dân số khoảng 1,2 vạn người, là đô thị cấp V. Theo quy hoạch tổng thể Hà Nội đã được phê duyệt, thị trấn Yên Viên là một khu đô thị thuộc thành phố trung tâm.
- Thị trấn Yên Viên là thị trấn phát triển đã lâu, được hình thành trên cơ sở đầu mối giao thông đường sắt – Ga Yên Viên và một số xí nghiệp công nghiệp, kho tàng phục vụ cho ga Yên Viên. Tại đây có hai vấn đề đặc biệt phải giải quyết: Mở rộng, tạo lập quỹ đất mới để đáp ứng nhu cầu phát triển và việc di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm môi trường nằm xen kẽ trong các khu dân cư . 
2) Thị trấn Trâu Quỳ: 

- Thị trấn Trâu Quỳ có diện tích khoảng 719,24 ha với quy mô dân số khoảng 18,9 vạn người, là thị trấn huyện lỵ của huyện Gia Lâm, theo quy hoạch tổng thể Hà Nội đã được phê duyệt, là đô thị cấp IV.
- Thị trấn Trâu Quỳ được thành lập năm 2005 (theo Nghị định số 02/2005/NĐ-CP ngày 5/1/2005 về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành lập  phường thuộc các quận Ba Đình, Cầu Giấy và thành lập thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm) là một đô thị phát triển mới. Hiện tại đây đang có nhiều dự án xây dựng đô thị đang được triển khai.

2.4.2 Hiện trạng các điểm dân cư nông thôn

- Huyện Gia Lâm có 20 xã, trung bình mỗi xã có quy mô đất đai khoảng 550ha, dân số khoảng 9,4 ngàn người. Các điểm dân cư nông thôn trong các xã phân bố phù hợp với việc canh tác nông nghiệp. 
- Quá trình đô thị hoá tại các điểm dân cư nông thôn trên địa bàn huyện Gia Lâm diễn ra tương đối chậm. Hiện tại đây đang có nhiều dự án xây dựng các cụm công nghiệp ( Ninh Hiệp, Kim Sơn, Lệ Chi, Kiêu Kỵ..) và các dự án phát triển đô thị khác là nhân tố thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động và đô thị hoá trong khu vực. 

2.5 hiện trạng sử dụng đất đai và hệ thống hạ tầng xã hội
2.5.1 Hiện trạng sử dụng đất đai 

Huyện Gia Lâm có tổng diện tích 11472,99ha, bao gồm cả một phần diện tích sông Hồng, sông Đuống và vùng đất bãi ven sông. Đất trong huyện chủ yếu thuộc đất phù sa và một phần là đất bồi tụ ven sông Hồng. Chỉ tiêu bình quân khoảng 526m2 đất/người.

Đất nông nghiệp vào khoảng 6437,62 ha, chiếm 56,1% tổng diện tích. Trong đó phần đất bãi ven sông có diện tích khoảng 1300ha. Quỹ đất nông nghiệp của huyện còn khá lớn có thể khai thác cho các nhu cầu phát triển kinh tế khác trong tương lai.

Chỉ tiêu đất nông nghiệp cho mỗi lao động nông nghiệp 0,15 ha.

Trong cơ cấu đất nông nghiệp, đất cây hàng năm chiếm tỷ trọng cao nhất, vào khoảng 93,4%, trong đó chủ yếu là đất trồng lúa (chiếm khoảng 64%), còn lại là cây lâu năm. Đất lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản mỗi loại chỉ chiếm khoảng 2% so với tổng diện tích đất nông nghiệp. Hiện nay diện tích trồng lúa có xu hướng giảm và tăng đáng kể diện tích các cây hàng năm khác.

Hàng năm khoảng 80ha đất nông nghiệp được chuyển sang đất chuyên dùng và đất ở trong quá trình đô thị hoá. 

Tỷ lệ bình quân đất ở đô thị: khoảng 29m2/người; Tỷ lệ bình quân đất ở nông thôn: khaỏng 62m2/người. 
bảng tổng hợp hiện trạng sử dụng đất 

	TT
	Loại đất
	Diện

tích (ha)
	Tỷ lệ

chiếm đất (%)
	Ghi chú

	1
	Đất nông nghiệp 
	6437,62
	56,1
	 

	1.1
	Đất sản xuất nông nghiệp 
	6.165,58
	53,74
	 

	1.2
	Đất nuôi trồng thủy sản
	171,92
	1,50
	 

	1.3
	Đất nông,lâm nghiệp khác
	100,12
	0,87
	 

	2
	Đất phi nông nghiệp 
	4875,42
	42,5
	 

	2.1
	Đất ở 
	1253,31
	10,92
	 

	2.1.1
	Đất  ở tại nông thôn
	1.163,39
	10,140
	Đất thuần ở 

	2.1.2
	Đất ở tại đô thị
	89,92
	0,784
	 

	2.2
	Đất chuyên dùng
	2337,72
	20,38
	 

	2.2.1
	Đất trụ sở cơ quan công trình sự nghiệp 
	79,23
	0,691
	 

	2.2.2
	Đất quốc phòng, an ninh
	56,49
	0,492
	 

	2.2.3
	Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp 
	359,86
	3,137
	 

	 
	Đất khu công nghiệp 
	116,85
	1,02
	 

	 
	Đất cơ sở sản xuất kinh doanh
	240,32
	2,09
	 

	 
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ
	2,69
	0,02
	 

	2.2.4
	Đất có mục đích công cộng
	1.842,14
	16,06
	 

	 
	Đất giao thông 
	927,1
	8,081
	 

	 
	Đất thủy lợi
	746,34
	6,505
	 

	 
	Đất cơ sở văn hoá
	11,95
	0,104
	 

	 
	Đất cơ sở y tế
	5,52
	0,048
	 

	 
	Đất cơ sở giáo dục đào tạo
	66,41
	0,579
	 

	 
	Đất cơ sở thể dục- thể thao
	31,57
	0,275
	 

	 
	Đất chợ
	5,74
	0,050
	 

	 
	Đất công cộng khác
	47,51
	0,414
	 

	2.3
	Đất tôn giáo tín ng​ưỡng
	44,11
	0,38
	 

	2.4
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	91,43
	0,80
	 

	2.5
	Đất sông, suối mặt nư​ớc chuyên dùng
	1.146,03
	9,99
	 

	2.6
	Đất phi nông nghiệp khác
	2,82
	0,02
	 

	3
	Đất ch​ưa sử dụng
	159,95
	1,4
	 

	4
	Tổng cộng 
	11472,99
	100,0
	


2.5.2 Hiện trạng nhà ở  

Nhà ở tại huyện Gia Lâm có thể phân làm 3 loại: 

- Nhà ở truyền thống vùng đồng bằng Bắc Bộ tại các thôn xóm nằm xa các thị trấn và các tuyến giao thông chính. Nhà ở trong khu vực này vẫn giữ được hình thức vốn có của các nhà ở truyền thống vùng đồng bằng Bắc Bộ. Nhà ở gắn với vườn, mật độ xây dựng thấp, chủ yếu là một tầng đến hai tầng. Nhà xây gạch, mái ngói. Theo đánh giá sơ bộ khi khảo sát hiện trạng, quỹ nhà ở dạng này còn chiếm đến 80% dạng nhà ở tại huyện Gia Lâm, Hà Nội và đang có xu hướng giảm mạnh.

- Nhà ở kiểu liên kế có vườn, dạng nhà xây sát ra mặt đường, tạo thành các phố, nhưng phía sau vẫn là vườn. Dạng nhà này phù hợp với các hoạt động dịch vụ thương mại và sản xuất tiểu thủ công nghiệp, như tại phố Sủi (Phú Thị), phố Keo (Kim Sơn), khu vực Bát Tràng, Ninh Hiệp. Đây cũng là không gian hạt nhân trong quá trình đô thị hoá tại khu vực nông thôn huyện Gia Lâm.

- Nhà ở theo kiểu đô thị trong thị trấn Yên Viên, Trâu Quỳ, xây dựng theo kiểu đô thị với đặc điểm là kiểu nhà liền tường thành dãy phố, mật độ xây dựng cao, nhà cao 3 - 4 tầng, có chức năng sử dụng hỗn hợp. Hiện tại đây đã xuất hiện các dạng nhà ở mới như như nhà chung cư, nhà nghỉ cuối tuần, biệt thự...

Hiện tại trong địa bàn huyện đang có nhiều dự án đầu tư xây dựng nhà ở.

2.5.3 Hiện trạng các công trình hạ tầng xã hội, công trình phục vụ công cộng
Các công trình hạ tầng xã hội, công trình phục vụ công cộng chủ yếu tập trung tại thị trấn Yên Viên và Trâu Quỳ, bố trí dọc theo các trục giao thông chính chạy qua các điểm dân cư. 

a) Công trình hành chính các cấp :

Các cơ quan lãnh đạo chủ yếu của huyện như huyện uỷ, UBND, các phòng ban trực thuộc đều đóng tại huyện lỵ Trâu Quỳ và Cổ Bi. Quy mô và hình thức các công trình làm việc của cơ quan lãnh đạo huyện cũng như thị trấn huyện lỵ còn chưa tương xứng với chức năng. 

b) Công trình giáo dục, đào tạo và khoa học- công nghệ:

Trên địa bàn có trường Đại học Nông nghiệp, Viện Nghiên cứu Rau quả Trung ương, trường Công nhân Xây dựng tại Yên Thường. 

Hệ thống các trường học tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông tương đối đủ về số lượng và được xây dựng khang trang, các xã đều đã có nhà trẻ, song quy mô còn nhỏ về đất đai và thiếu các hạng mục so với quy chuẩn.

c) Công trình y tế:

Trước đây trên địa bàn huyện có bệnh viện đa khoa tại Đức Giang và bệnh viện thần kinh trung ương tại Trâu Quỳ, hiện nay hai bệnh viện này thuộc địa phận quận Long Biên. Tại các xã, thị trấn đều có các trạm xá, phòng khám với quy mô nhỏ. Huyện đang triển khai dự án đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa huyện tại Trâu Quỳ.

d) Công trình văn hoá, thể dục thể thao:

Văn hoá, thể dục thể thao: Trong các xã đều có nhà bưu điện và văn hoá xã, song nhìn chung đều có quy mô nhỏ, xây dựng bán kiên cố. Ngoài trung tâm thể thao huyện Gia Lâm trong huyện hầu như không có một công trình văn hoá nào đáng kể. 

e) Công trình dịch vụ thương mại:

Tại các thị trấn và các đầu mối giao thông đều hình thành các cụm thương nghiệp đa dạng. Tại các xã và điểm dân cư đều có chợ. Tuy nhiên hệ thống các công trình dịch vụ còn phát triển chưa tương xứng với nhu cầu của xã hội, đặc biệt là hệ thống dịch vụ thương mại và du lịch. 

2.5.4 Hiện trạng các cụm công nghiệp, kho tàng và tiểu thủ công nghiệp:
Các cơ sở công nghiệp hiện tập trung chủ yếu tại thị trấn Yên Viên và Trâu Quỳ.  

Khu vực Yên Viên: Trong khu vực có hai cụm công nghiệp: Nam và Bắc Yên Viên, tại đây hiện có nhiều XNCN và kho tàng như cụm kho hàng hoá lớn của các ngành sứ, lương thực, sắt thép, bưu điện. Ngoài bãi sông Đuống có cơ sở đóng ca nô, xà lan của nhà máy cơ khí Yên Viên. Đối với các XNCN trong Cụm công nghiệp Yên Viên, do nằm xen kẽ với khu dân cư phải tiến hành cải tạo, nâng cấp và cần thiết phải tính đến việc di dời vào các khu công nghiệp mới xây dựng.

Khu vực  Trâu Quỳ: Khu công nghiệp Phú Thị  mới đầu tư xây dựng.

Ngoài hai khu vực Yên Viên, Trâu Quỳ, trên địa bàn huyện đã xuất hiện thêm nhiều cụm công nghiệp mới tại Ninh Hiệp, Lệ Chi (Hapro), Phú Thị, Kiêu Kỵ. Các ngành nghề chủ yếu là khai thác đá, cát, sỏi và công nghiệp chế biến ( Sản xuất khoáng phi kim loại, sản xuất thực phẩm đồ uống, sản xuất trang phục, thuộc da, lông thú). Hầu như không có các ngành thuộc công nghệ điện tử, tin học, sinh học....

Các cụm công nghiệp đã đóng góp đáng kể trong việc dịch chuyển cơ cấu lao động (tỷ lệ lao động công nghiệp chiếm gần 50%) và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Tuy nhiên do các cụm công nghiệp đều có quy mô không lớn, đầu tư chủ yếu là nguồn vốn trong nước, các XNCN đầu tư vào các cụm công nghiệp này đa phần là các loại XNCN có hàm lượng công nghệ thấp, nên các khu, cụm công nghiệp mặc dù vừa mới xây dựng song có nguy cơ tiềm ẩn về mặt môi trường, có khả năng phát triển không bền vững.

Sản xuất tiểu thủ công nghiệp cũng được phát triển mạnh, tập trung thành các làng nghề, tiêu biểu tại Bát Tràng, Bồ Đề, Kiêu Kị. Các làng nghề này có đặc điểm: Đã hình thành và phát triển lâu đời; Sản xuất tập trung tạo thành các phố nghề; Có nhiều thế hệ nghệ nhân tài ba và đội ngũ thợ lành nghề, có kỹ thuật và công nghệ khá ổn định; Sản phẩm tiêu biểu và độc đáo của vùng, có giá trị vật chất và mang đậm bản sắc văn hoá Việt Nam; Là nghề nghiệp nuôi sống một bộ phận dân cư của cộng đồng và phát triển đáng kể vào việc phát triển kinh tế địa phương. Tuy nhiên bên cạnh các lợi ích của các làng nghề, một số khu vực trong các làng nghề đã trở thành nguồn gây ô nhiễm nghiêm trọng như bụi và khí thải trong làng nghề Bát Tràng. Việc phát triển làng nghề đi đôi với việc bảo vệ môi trường là một trong những mục tiêu quan trọng của việc phát triển kinh tế trong các khu vực nông thôn của huyện.

2.6 Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật  

Huyện Gia Lâm là nơi tập trung nhiều công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật của quốc gia và thành phố.

1) Hệ thống giao thông: 

Gia Lâm là địa bàn có nhiều tuyến đường quan trọng giữ vai trò là đầu mối giao thông đường bộ (Quốc lộ 1A; quốc lộ 5; đường vành đai 3), đường sắt, đường thủy trên sông Hồng, sông Đuống và mạng lưới xăng dầu. Trong huyện hệ thống đường liên xã tương đối phát triển. Tuyến đường đê sông Hồng, sông Đuống vừa là tuyến đường liên xã quan trọng vừa có vai trò là tuyến chuyên dùng để kiểm soát lũ lụt. Mặc dù trên địa bàn có nhiều tuyến quốc lộ và đường vành đai đi qua, nhưng các tuyến này chưa được xây dựng đồng bộ, thiếu các đường thu gom, cầu vượt dân sinh đấu nối với tuyến đường của địa phương, vì vậy thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông.  

Hiện tại trên địa bàn huyện có nhiều dự án đầu tư xây dựng một số trục giao thông chính: Đường Phú Thị - Lệ Chi (rộng 23m); Đường Yên Viên- Đình Xuyên- Phù Đổng - Trung Mầu(rộng 23m); Đường Dốc Hội- ĐHNN1- Bát Tràng (rộng 22m),tuyến đường Hà Nội - Hưng Yên và đường cao tốc Hà Nội- Hải Phòng.

Tại các khu vực phát triển mới, hệ thống giao thông khu công nghiệp và khu đô thị đang được đầu tư xây dựng. Đây là các tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đô thị ( Khu đô thị Đặng Xá; KCN Phú Thị, Hapro...)

Mật độ các tuyến đường từ đường liên thôn trở lên (đường có mặt cắt ngang rộng từ 4m trở lên) đạt khoảng 1km/1km2.

2) Hệ thống thoát nước mưa, tưới tiêu nông nghiệp:

- Hệ thống tưới tiêu thuỷ nông: Hiện nay trên địa bàn huyện có 14 trạm bơm tưới và hệ thống kênh dẫn, phục vụ chủ yếu cho khoảng 8500 ha đất canh tác của huyện. Riêng trạm bơm Kim Đức hỗ trợ cho cả xã Xuân Giao huyện Văn Giang, Hải Dương. Hệ thống tưới thuỷ nông này không chỉ phụ thuộc vào điều kiện thủy văn của các con sông, kênh mà còn phụ thuộc vào cơ quan quản lý chúng. Trạm bơm Như Quỳnh không thuộc sự quản lý của huyện Gia Lâm, sông Bắc Hưng Hải chịu sự chi phối điều hành chung của toàn bộ hệ thống thủy nông Bắc Hưng Hải vì vậy dẫn đến việc thiếu chủ động trong công việc tưới, tiêu nước.

- Về hệ thống tiêu thoát nước: Hiện chủ yếu dựa vào hệ thống tưới tiêu nước nông nghiệp. Huyện được chia thành hai lưu vực tiêu nước : 

. Lưu vực Bắc Đuống: Vào mùa mưa mực nước sông Đuống thường cao và cao độ đất đồng ruộng thấp hơn đất bãi nên nước phải tiêu bằng cách bơm ra sông qua 4 trạm bơm tiêu, 3 trạm bơm tiêu ra sông Đuống và trạm còn lại ra sông Ngũ Huyện Khê.

. Lưu vực Nam Đuống nước được tiêu chủ yếu bằng tự chảy qua hệ thống sông Cầu Bây, kênh Kiên Thành, sông Giàng, mương Cầu Đeo - Gia Cốc ra sông Bắc Hưng Hải. Tình trạng ngập lụt thường diễn ra tại lưu vực Nam Đuống. 

- Tình trạng ngập lụt: Do điều kiện phía Nam sông Đuống thoát nước bằng tự chảy, phụ thuộc hoàn toàn vào cao độ mực nước khống chế vào mùa mưa tại các điểm xả nên việc tiêu nước hoàn toàn bị động và vào thời điểm mưa lớn trên diện rộng, cao độ mực nước phải giữ tại cống Xuân Thủy và Tân Quang ở mức 3,5m nên thường xảy ra úng lụt tại khu vực có cao độ nền thấp hơn 3,5m. 

3) Hiện trạng cấp nước: Tại đây hình thành 4 loại hình cấp nước:  

- Hệ thống cấp nước đô thị từ nhà máy nước Gia Lâm (thuộc địa bàn quận Long Biên) công suất giai đoạn 1: 30.000 m3/ ngđ cấp cho một số khu vực trên địa bàn huyện.

- Hệ thống cấp nước tập trung tại khu vực nông thôn tại một số xã và các cụm công nghiệp tập trung

- Hệ thống các trạm cấp nước đơn lẻ do các cơ quan - nhà máy tự đầu tư xây dựng và quản lý : Đây là các trạm khai thác nước ngầm  từ các giếng khoan cỡ nhỏ  lấy nước ở độ sâu trung bình  từ  45 - 70 m. 

- Tự cấp cấp nước từ các giếng khơi hoặc và các giếng khoan gia đình.

4)Hệ thống thoát nước thải và vệ sinh môi trường: 

- Hệ thống thoát nước thải sinh hoạt trong các khu vực đô thị và các điểm dân cư là thoát chung với nước mưa. Tại 2 thị trấn huyện lỵ đã có hệ thống cống thoát nước mưa và nước thải sinh hoạt, gồm các loại cống D600 -1000, rãnh xây đậy nắp đan hoặc hở. Một số các công trình mới xây dựng trong những năm gần đây đã có bể tự hoại và bán tự hoạt để xử lý nước thải sinh hoạt trước khi đổ ra hệ thống cống, mương thoát nước chung của khu vực. Việc thu gom và xử lý nước thải công nghiệp chỉ có trong các khu công nghiệp xây dựng mới. Trong các XNCN cũ hiện không thể kiểm soát được việc xử lý nước thải trước khi đổ ra nguồn nước mặt.

- Hiện nay rác thải trong các khu vực đô thị đã được thu gom lại để XN môi trường huyện chuyển tới các bãi rác, song vẫn còn phổ biến hiện tượng rác thải đổ xuống các hồ ao và bãi rác không có biện pháp thu gom và xử lý riêng cho rác y tế. 

- Tại các xã đều có nghĩa trang riêng nằm rải rác ở các thôn.
5) Hệ thống cấp điện: 

- Cấp điện cho các phụ tải của huyện Gia Lâm có hai trạm 110kV: Trạm 110KV Gia Lâm (E.2), thuộc quận Long Biên, có công suất 63+40+25MVA, điện áp 110KV/35/22-10-6KV, qua 4 tuyến 35 KV(371,373,376,378) và 2 tuyến 10kV (973,976); Trạm 110KV Sài Đồng B ( E.15), thuộc quận Long Biên, trạm có công suất 40+16MVA, điện áp 110KV/22/6KV, cấp điện cho huyện Gia Lâm qua 2 tuyến 22kV (472 và 475). 

- Trên địa bàn huyện có 2 trạm biến áp trung gian 35/6KV: Trạm trung gian Kim Sơn, công suất 4000KVA và trạm trung gian Thừa Thiên, công suất 6300KVA được cấp từ 2 lộ 373 và 376 từ trạm 110KV Gia Lâm (E2).

- Lưới điện trung thế trong huyện tồn tại cả 4 cấp điện áp 35, 22, 10 và 6KV. Mạng lưới trung thế hiện được xây dựng tương đối đồng bộ, chủ yếu đi nổi có kết cấu hình tia, chất lượng điện áp không đảm bảo do tuyến quá dài.

- Các trạm biến thế 6/0,4KV, 10/0,4KV, 22/0,4KV, 35/0,4KV có 4 loại cấu trúc: Trạm xây, trạm treo, trạm cột và trạm kiosk.  Tổng số trạm biến áp trong phạm vi toàn huyện là 293 trạm /306 máy biến áp với tổng công suất 133715KVA, trong đó có nhiều trạm có công suất lớn (750,1000,1500 và 1600KVA). Bình quân công suất trạm biến áp tiêu thụ trên địa bàn huyện 457KVA.

tổng hợp hiện trạng hạ tầng kỹ thuật huyện gia lâm

	TT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Khối lượng
	Ghi chú

	1
	Hệ thống giao thông
	
	
	

	1.1
	Giao thông đường bộ
	m
	
	

	
	Đường giao thông rộng 12- 45m
	
	5355
	Quốc lộ 1A mới, đang xây dựng, hoàn thiện

	
	Đường giao thông rộng 10-12m
	
	3782
	Quốc lộ 1A cũ

	
	Đường giao thông rộng 28m
	
	5200
	Quốc lộ 5

	
	Đường giao thông rộng 6-7m
	
	29513
	Đường liên xã

	
	Đường giao thông rộng 4m
	
	60398
	Đường liên thôn

	1.2
	Giao thông đường sắt
	
	
	

	
	Đường sắt 
	km
	14,6
	

	
	Ga đường sắt
	
	2
	Ga Yên Viên, ga Phú Thuỵ

	1.3
	Giao thông đường thuỷ
	km
	
	

	
	Sông Hồng
	
	22,9
	

	
	Sông Đuống
	
	23,8
	

	
	Sông Bắc Hưng Hải
	
	6,5
	

	2
	Tuyến ống dẫn dầu
	m
	8488
	

	3
	Hệ thống thoát nước
	
	
	

	
	Hệ thống mương tưới
	m
	10596
	Réng tõ 2,5-7,6m,s©u 1,2-5m

	
	Hệ thống mương tiêu 
	m
	61931
	Réng tõ 6-10 m,s©u 2-5m

	
	Hệ thống mương tưới tiêu kết hợp
	m
	34932
	Réng tõ 2,5-10 m,s©u 1,2-5m

	
	T.bơm tưới tiêu Liên Đàm 4x1000 m3/h
	Trạm
	01
	

	
	T.bơm tưới Cống Thôn 9x1000 m3/h
	Trạm
	01
	

	
	Trạm bơm tưới Dốc Lời 4x1000 m3/h
	Trạm
	01
	

	
	Trạm bơm tưới Đức Hiệp 2x1000 m3/h
	Trạm
	01
	

	
	Trạm bơm tưới Giao Tất 2x1000 m3/h
	Trạm
	01
	

	
	T.bơm tiêu số 5 Dương Hà 38x800 m3/h
	Trạm
	01
	

	
	Trạm bơm tiêu Phù Đổng 25x1000 m3/h
	Trạm
	01
	

	
	Trạm bơm tưới tiêu kết hợp Thịnh Liên 9x2300 m3/h
	Trạm
	01
	

	4
	Hệ thống cấp nước 
	
	
	

	
	Đường ống cấp nước D150
	m
	4905
	

	
	Đường ống cấp nước D250
	m
	3880
	

	
	Giếng khoan và trạm cấp nước riêng lẻ
	Trạm
	27
	

	5
	Hệ thống cấp điện 
	
	
	

	
	Tuyến điện 110 KV
	m
	11374
	

	
	Tuyến điện 35 KV
	m
	81720
	

	
	Tuyến 22KV
	m
	11270
	

	
	Tuyến điện 10 KV
	m
	15830
	

	
	Tuyến điện 6 KV
	m
	44290
	

	
	Trạm biến thế 35/6KV
	Trạm
	2
	

	
	Trạm biến thế 35(22;10; 6)/0,4KV
	Trạm
	291
	


2.7 Hiện trạng môi trường đô thị   

- Huyện Gia Lâm hiện có mức độ đô thị hoá chưa cao, đặc trưng chủ yếu vẫn là khu vực nông nghiệp, nông thôn. Hiện trong khu vực chưa có vấn đề nghiêm trọng về mặt môi trường. 

- Hiện tượng ô nhiễm môi trường chủ yếu xuất hiện tại các khu vực làng nghề, cụm công nghiệp chưa có hệ thống xử lý nước thải, rác thải; các khu vực nghĩa địa, nghĩa trang nằm xen kẽ trong các khu dân cư.

- Hệ thống sông, hồ, ao trong khu vực có một ý nghĩa cảnh quan quan trọng, tỷ lệ mặt nước chiếm đến 10% tổng diện tích. Diện tích này mới chỉ khai thác trên khía cạnh nông nghiệp. Hiện nay mức độ ô nhiễm hệ thống sông hồ đang ngày ngày một lớn. Điển hình là hệ thống sông Cầu Bây, sông Thiên Đức, do phải tiếp nhận một khối lượng lớn nước thải sinh hoạt và công nghiệp chưa qua xử lý.

- Các mô hình phát triển kinh tế – xã hội đặc trưng mới trong khu vực (mô hình các khu đô thị, Khu vui chơi giải trí...) chưa định hình rõ ràng. Ngoài phát triển nông nghiệp, huyện Gia Lâm hiện chưa có các mô hình  phát triển kinh tế – xã hội đặc trưng tiêu biểu. 

2.8 đánh giá tổng hợp  

2.8.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên ảnh hưởng đến đô thị  

- Địa hình bằng phẳng, thuận tiện cho việc xây dựng. Một số khu vực có cao độ địa hình thấp, thường xảy ra ngập lụt. 

- Khu vực lập quy hoạch nằm trong vùng bảo vệ của đê sông Hồng và sông Đuống, vì vậy việc đảm bảo an toàn cho hệ thống đế có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

- Sông Đuống chia cắt khu vực quy hoạch thành hai khu vực tách biệt nhau, vì vậy tạo nên trở ngại trong việc thiết lập hệ thống giao thông liên kết trong toàn khu vực.

- Khu vực lập quy hoạch có nhiều hồ, ao và sông có ý nghĩa rất tích cực về cảnh quan, môi trường và là nhân tố tạo lập không gian đô thị quan trọng.

2.8.2 Thực trạng phát triển của khu vực lập quy hoạch  

1) Mặt mạnh: 
- Vị trí địa lý thuận lợi, nằm tại cửa ngõ phía Đông Hà Nội, trong vùng tam giác phát triển kinh tế phía Bắc, cạnh các trục giao thông chính của quốc gia đi các tỉnh phía Bắc nối với Trung Quốc và đi các tỉnh phía Đông ra cảng biển.

- Nằm cạnh trung tâm Hà Nội, có điều kiện thuận lợi trong việc tận dụng tiềm lực về con người, công nghệ, nguồn vốn, quản lý của khu vực này để phát triển; có tiềm năng về phát triển thị trường hàng hoá, dịch vụ và thu hút nguồn vốn đầu tư.

- Có vị trí giao thông thuận tiện và có hệ thống hạ tầng kỹ thuật ban đầu cần thiết cho phát triển.

- Có một quỹ đất lớn - đây là mặt mạnh lớn nhất của huyện Gia Lâm, trong điều kiện nằm trong vòng ảnh hưởng của khu vực có giá trị bất động sản cao, trong khi các khu vực khác tại trung tâm Hà Nội và lân cận về cơ bản đã khai thác hết, nên có khả năng thu hút đầu tư và có quyền chọn lựa các nhà đầu tư có tiềm năng và chất lượng phù hợp với nhu cầu phát triển.

- Có nguồn nhân lực dồi dào để phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp dịch vụ song dân số nông nghiệp còn mức cao cần phải có chương trình đào tạo chuyển đổi nghề cho người dân khi lấy mất đất sản xuất. 

- Nơi tập trung các cơ sở văn hoá, lịch sử và truyền thống 

- Có nhiều sông, hồ với điều kiện môi trường cảnh quan đẹp, hấp dẫn. 

- Trên địa bàn huyện có trường Đại học Nông nghiệp và Viện Rau quả, tạo điều kiện cho việc phát triển nông nghiệp có giá trị kinh tế cao.

2)Mặt yếu:

-  Thực hiện việc điều chỉnh địa giới hành chính, phần lớn khu vực đô thị hiện có, các khu vực sản xuất phát triển đã tách về quận Long Biên, do vậy để tiếp tục phát triển Huyện Gia Lâm sẽ phải điều chỉnh, cân đối, tổ chức lại các hoạt động kinh tế - xã hội, trong đó có vấn đề liên quan đến quản lý đô thị và môi trường.

- Quá trình đô thị hoá diễn ra chậm, không đồng đều

- Thiếu nguồn vốn và cơ chế phù hợp để phát triển trước hết hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

- Tỷ lệ lao động nông nghiệp còn cao, thiếu việc làm. 

- Hệ thống các công trình dịch vụ thương mại, du lịch... chưa phát triển.

- Vấn đề kiểm soát lũ lụt.

3) Cơ hội:

- Trong những năm tới tại địa bàn huyện sẽ xuất hiện thêm các tuyến giao thông đô thị, liên vùng, liên tỉnh, rút ngắn khoảng cách giữa Gia Lâm và trung tâm Hà Nội và các vùng lân cận khác.

- Tại đây có khả năng thu hút các dự án phát triển có quy mô lớn.

- Giá trị bất động sản tăng, làm  thu nhập của người dân được tăng cao

4) Thách thức:Thách thức chủ yếu là sức ép của quá trình đô thị hoá. Trong thời gian tới, Gia Lâm vẫn là một huyện ngoại thành Hà Nội với vai trò là vành đai cây xanh, thực phẩm và nguồn đất dự trữ của Thành phố. Trong khi đó tại các khu vực lân cận (quận Long Biên - Hà Nội, Từ Sơn, Tiên Sơn - Bắc Ninh, Văn Lâm, Như Quỳnh - Hưng Yên) đã đô thị hoá đến sát ranh giới huyện. Cần thiết phải có bước đi vừa phù hợp sự phát triển chung của Thành phố vừa đáp ứng được các nhu cầu đòi hỏi phát triển thực tế của địa phương. 

2.8.3 Đánh giá chung các dự án QH xây dựng đã và đang triển khai trên địa bàn  

Trên địa bàn huyện hiện đang có nhiều chương trình phát triển kinh tế - xã hội đã và đang triển khai có liên quan đến quy hoạch xây dựng:  

1) Các dự án tổng thể, liên vùng về hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật chính có liên quan, tạo lập hệ thống khung về giao thông và hạ tầng kỹ thuật của khu vực: 

- Dự án xây dựng tuyến đường Hà Nội- Hưng Yên hiện đang triển khai xây dựng

- Dự án tuyến đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng hiện đang nghiên cứu chuẩn bị đầu tư

- Dự án xây dựng tuyến đường vành đai 4 theo Chương trình phát triển đô thị tổng thể Thủ đô Hà Nội (HAIDEP) – 2020.

- Dự án xây dựng tuyến đường vành đai 4, tuyến đường sắt quốc gia và tuyến đường sắt đô thị theo Quy hoạch phát triển giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2020 - Bộ Giao thông Vận tải lập.

- Dự án xây dựng hệ thống tuyến truyền tải điện 110KV và trạm nút tại địa bàn huyện Gia Lâm do Tổng công ty Điện lực Việt Nam đề xuất.

- Dự án xây dựng nhà máy nước mặt tại huyện Gia Lâm theo Chương trình phát triển đô thị tổng thể Thủ đô Hà Nội (HAIDEP) – 2020.

2) Dự án phát triển khu dân cư đô thị, công nghiệp đã và đang triển khai tại lân cận có liên quan, là cơ sở cho việc khớp nối và liên kết trong một tổng thể liên vùng:

a) Tại phía Bắc:

 -  Khu đô thị Từ Sơn (Bắc Ninh) ở phía Bắc thị trấn Yên Viên. Theo quy luật phát triển đô thị và hoạt động bất động sản chắc chắn sẽ dẫn tới quá trình đô thị hoá nhanh chóng nối liền hai khu vực đô thị này, tạo thành hành lang phát triển đô thị dọc theo đường 1A .

- Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Bắc Ninh, kề liền với khu vực Phù Đổng - Trung Mầu. Đây là một khu đô thị do nước ngoài đầu tư với quy mô lớn. Tương tự như trong trường hợp của thị trấn Yên Viên, phía Nam của khu VSIP sẽ có xu hướng đô thị hoá nhanh.

b) Tại phía Tây: Phía Tây của huyện, là quận Long Biên. Tại đây có nhiều dự án phát triển đô thị đang đầu tư xây dựng: Khu đô thị Thạch Bàn, Khu công viên Cự Khối... Quy hoạch hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật của khu vực quy hoạch phải khớp nối với khu vực này. Theo quy hoạch tổng thể một trạm xử lý nước thải của quận Long Biên được bố trí trên địa bàn huyện. 

c) Tại phía Đông: Tiếp giáp ranh giới phía Đông của huyện là các khu công nghiệp Như Quỳnh, khu công nghiệp Tân Quang (Hưng Yên). Cần thiết phải có hành lang cây xanh cách ly đảm bảo yêu cầu về vệ sinh môi trường của các khu công nghiệp này. 

d) Tại phía Nam: Tiếp giáp ranh giới phía Nam của huyện là khu đô thị Văn Giang, Hưng Yên. Đây là khu đô thị có quy mô lớn. Kề liền với ranh giới huyện (dọc theo sông Bắc Hưng Hải) là các khu dân cư mới theo dạng biệt thự, nhà vườn. Trong những năm tới chắc chắn sẽ hình thành các khu vực phát triển mới dọc theo đường Hà Nội- Hưng Yên nối khu vực xã Đa Tốn, Kiêu Kỵ, Bát Tràng với khu đô thị mới này. Việc phát triển khu đô thị mới Văn Giang sẽ tạo ra điều kiện thuận tiện cho các xã Kim Lan, Văn Đức liên hệ với bên ngoài. 

2) Các dự án đã và dự kiến phát triển trong khu vực, được cập nhật và khớp nối trong đồ án:

a) Các dự án phát triển khu, cụm công nghiệp: Cụm công nghiệp Ninh Hiệp; Khu công nghiệp vừa và nhỏ Phú Thị, Gia Lâm.

b) Các dự án phát triển các khu đô thị mới : Khu đô thị mới Đặng Xá; Khu vực đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Trâu Quỳ; Dự án Quy hoạch chi tiết Trung tâm thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

c) Các dự án và chương trình phát triển nông nghiệp- nông thôn : Chương trình chăn nuôi bò sữa; Chương trình phát triển trồng rau sạch, trồng hoa và cây cảnh; Chương trình bê tông hoá kênh mương; đường - trường - trạm - trại; Chương trình phát triển các điểm bưu điện - văn hoá xã; Chương trình phát triển làng du lịch - sinh thái....

d) Dự án phát triển tiểu thủ công nghiệp và khôi phục các làng nghề truyền thống: Cụm sản xuất làng nghề tập trung xã Bát Tràng. 

e) Các dự án về xây dựng công trình giao thông và đầu mối hạ tầng kỹ thuật:  Dự mở rộng giai đoạn 2 trạm xử lý rác thải Kiêu Kỵ; Dự án các trục đường chính liên huyện...

f) Ngoài ra tại huyện còn có các dự án đầu tư xây dựng khác của các cơ quan, xí nghiệp và các cơ sở sản xuất và của các nhà đầu tư nước ngoài đang nghiên cứu và tiến hành triển khai thực hiện. 
3 Các tiền đề phát triển 
3.1 Mục tiêu và quan điểm phát triển 
3.1.1  Các mục tiêu chiến lược và quan điểm phát triển   

Theo Quy hoạch tổng thể phát trỉên kinh tế - xã hội huyện Gia Lâm đến năm 2020, được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt tại quyết định số 2184/QĐ-UBND, ngày 04/6/2008, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2010 và 2020, có mục tiêu và quan điểm phát triển cơ bản sau: 

- Xây dựng huyện Gia Lâm thành một huyện phát triển kinh tế - xã hội với hệ thống kinh tế gắn với thị trường và cơ cấu kinh tế công nghiệp, dịch vụ thương mại - du lịch và nông nghiệp của Thành phố Hà Nội. Gắn chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế với chỉ tiêu tiến bộ và công bằng xã hội, nhằm trước hết tạo việc làm cho người lao động, nâng cao mức sống dân cư, trình độ dân trí, giảm bớt sự chênh lệch mức sống giữa các khu vực và tầng lớp dân cư. 

- Đa dạng hoá các loại hình kinh doanh, có môi trường thuận lợi thu hút đầu tư. Cơ cấu kinh tế của huyện sẽ là công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ - thương mại và nông nghiệp.

- Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng đồng bộ cho khu vực phát triển đô thị, hoàn thiện cơ sở hạ tầng nông thôn để cải thiện đời sống dân cư và bảo vệ môi trường...

- Về công nghiệp: Quy hoạch và phát triển các khu công nghiệp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ; phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp truyền thống, gắn với việc đảm bảo môi trường. 

- Về dịch vụ thương mại - du lịch: Phát triển các trung tâm thương mại, là nơi giao dịch bán các hàng hoá, sản phẩm của huyện. Phát huy và khai thác tối đa tiềm năng du lịch, khai thác đồng thời phải bảo tồn và tôn tạo các công trình văn hoá. 

- Về nông nghiệp: Phát triển nông nghiệp gắn với phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần; lấy hiệu quả kinh tế làm mục tiêu số một... tạo ra nhiều hàng hoá có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của thành phố và thị trường bên ngoài. Phát triển và hoàn thiện hệ thống dịch vụ và cơ sở hạ tầng nông thôn. 

3.1.2  Tính chất chung của toàn huyện  

- Huyện Gia Lâm là khu vực cửa ngõ, khu vực phát triển đô thị ở phía Đông của Thủ đô Hà Nội (các khu vực phát triển đô thị thuộc thành phố trung tâm và huyện lỵ); nơi tập trung các công trình đầu mối giao thông và hạ tầng kỹ thuật của quốc gia và thành phố (đặc biệt là hệ thống giao thông và thoát nước); khu vực phát triển các cơ sở công nghiệp quy mô, các trung tâm dịch vụ, thương mại... của thành phố và địa phương. 

- Huyện Gia Lâm là khu vực nông nghiệp, nông thôn ngoại thành Hà Nội, có vai trò là vành đai cây xanh, thực phẩm và nguồn đất dự trữ của thành phố.  

3.2 Động lực phát triển 

3.2.1 Các quan hệ nội, ngoại vùng 

1) Quan hệ về chức năng:

Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2020 và Quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050 đều thống nhất định hướng quy hoạch huyện Gia Lâm là khu vực phát triển đô thị ở phía Đông của Thủ đô Hà Nội; đầu mối giao thông, hạ tầng kỹ thuật quốc gia và thành phố; là khu vực nông nghiệp, nông thôn ngoại thành Hà Nội, có vai trò là vành đai cây xanh, thực phẩm và nguồn đất dự trữ của Thành phố.  

Trong quan hệ vùng lân cận, Gia Lâm nằm trong khu vực có quá trình đô thị hoá rất nhanh. Phía Bắc là khu đô thị, công nghiệp của tỉnh Bắc Ninh; phía Đông là các khu đô thị, công nghiệp của tỉnh Hưng Yên. Phía Tây và Nam là các quận nội thành Hà Nội.

2) Về giao thông: Huyện Gia Lâm  là một đầu mối giao thông tại cửa ngõ phía Đông của Hà Nội. 

Các tuyến giao thông đối ngoại đến sân bay quốc tế Nội Bài, đi các tỉnh phía Bắc tới Trung Quốc và ra cảng biển gồm:

- 
Phía Đông, Đông Bắc liên kết với tỉnh Bắc Ninh qua tuyến đường vành đai 3 và tuyến quốc lộ 1A, tuyến đường sắt quốc gia

-
Phía Nam, Đông Nam liên kết với tỉnh Hưng Yên, qua tuyến đường 5, đường sắt quốc gia và sông Hồng, sông Đuống.

Các tuyến giao thông liên kết với nội thành Hà Nội, đến các tỉnh phía Nam và phía Tây Bắc: 

- Phía Tây và Tây Bắc liên kết với quận Long Biên, Hoàng Mai, huyện Đông Anh qua các tuyến đường vành đai và sông Hồng, sông Đuống.

Tại đây có các công trình đầu mối giao thông quốc gia: Ga Yên Viên.

3) Quan hệ về con người, yếu tố lịch sử, văn hoá, khoa học – công nghệ: Huyện Gia Lâm kề liền với khu vực nội thành Hà Nội, nơi có nguồn lực lao động có hàm lượng chất xám cao, có nhiều cơ sở đào tạo, khoa học và công nghệ hàng đầu trong cả nước. Bề dày về truyền thống lịch sử, văn hoá của huyện Gia Lâm cũng là tiền đề quan trọng cho việc phát triển kinh tế – xã hội của huyện.

3.2.2 Định hướng phát triển kinh tế – xã hội đến năm 2010 và 2020
1)  Các chỉ tiêu kinh tế chính cần đạt được:

- Tốc độ tăng giá trị sản xuất thuộc huyện quản lý bình quân hàng năm :15,9% (giai đoạn năm 2011-2015); 17,4% (giai đoạn 2015-2020)

- Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp- xây dựng, dịch vụ, nông nghiệp năm 2010: 54,61%- 29,02%- 16,37%, đến năm 2020 tương ứng là: 61,55%; 34,77%; 3,68%.

- Giá trị sản xuất bình quân trên đầu người vào năm 2020 là 49,33 triệu đồng (gấp 8,1 lần năm 2005)

- Giá trị sản xuất trên 1ha đất canh tác đến năm 2010: 60-65 triệu đồng.

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo đói đến năm 2020 dưới 0,5%. Tạo và giải quyết việc làm cho 7,5- 8,0 ngàn lao động/năm.

- Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2010: 9,89 triệu đồng (phần do huyện quản lý)

2) Định hưóng tổ chức lãnh thổ hoạt động kinh tế:

a) Không gian phát triển đô thị, nông thôn:

- Khu vực đô thị: Phát triển các khu đô thị dọc theo tuyến đường quốc lộ 1, tuyến đường 5, tuyến đường từ Yên Thường đến Ninh Hiệp; tại các tuyến đường gắn với các khu, cụm công nghiệp, làng nghề.

- Khu vực nông thôn: 

. Khu vực Bắc Đuống: 3 Khu: Khu vực 1 nằm tại phía Bắc Yên Viên; khu vực 2 nằm phía Nam khu đô thị Yên Viên đến đường vành đai 3; khu vực 3 phần đất phía Đông đường vành đai 3.

. Khu vực Nam Đuống: 4 Khu: Khu 1 nằm tại phía Đông tuyến đường vành đai 4 dự kiến; khu 2 nằm tại phía Nam tuyến đường vành đai 4 dự kiến; khu vực 3 nằm tại phía Đông sông Cầu Bây; khu vực 4 nằm tại phía Tây sông Cầu Bây, bao gồm cả các xã nằm ngoài đê sông Hồng.

b) Không gian phát triển kinh tế::

- Khu công nghiệp. gồm: Khu, cụm công nghiệp đa ngành, ưu tiên ngành công nghiệp thực phẩm tại Phú Thị, Dương Xá, cụm công nghiệp Ninh Hiệp, Lệ Chi, Kim Sơn (Hapro), Lâm Giang; cụm công nghiệp làng nghề tại Bát Tràng, Đình Xuyên, Kỉêu Kỵ...Đây là những ngành công nghiệp, TTCN huyện có lợi thế. Từng bước điều chỉnh cơ cấu công nghiệp theo hướng tăng tỷ trọng các ngành nghề và các sản phẩm mới có hàm lượng công nghệ cao.

-  Thương mại – dịch vụ: Phát triển các trung tâm thương mại dịch vụ lớn tại các khu vực đô thị Yên Viên, Trâu Quỳ; Các trung tâm dịch vụ nông thôn tại các trung tâm tiểu vùng, thị tứ; Phát triển các trung tâm dịch vụ du lịch gắn với các làng nghề Bát Tràng, Đa Tốn, Kiêu Kỵ và các khu dịch vụ du lịch nghĩ dưỡng cuối tuần.

- Sản xuất nông nghiệp: Tiếp cận và từng bước phát triển nền nông nghiệp sạch, nông nghiệp sinh thái, đa dạng tạo ra các sản phẩm có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của thị trường, hình thành các khu sản xuất nông nghiệp: 

. Khu sản xuất rau an toàn khoảng 900 ha tại các xã Đặng Xá, Đông Dư, Dương Xá, Cổ Bi, Kim Sơn, Phù Đổng, Yên Thường, Văn Đức... 

. Khu sản xuất cây ăn quả, hoa, cây cảnh khoảng 750 ha tại Phù Đổng, Trung Mầu, Ninh Hiệp, Đặng Xá, Kim Sơn, Cổ Bi, Trâu Quỳ.

. Khu trồng ngô ngoài bãi sông Hồng, sông Đuống; Sản xuất lúa chất lượng cao với diện tích khoảng 1000 ha tại các xã Đa Tốn, Kiêu Kỵ, Dương Xá, Phù Đổng, Trung Màu...

. Chăn nuôi: Giữ ổn định đàn bò sữa với mức 1600 con; Tăng cường hoạt động của các trạm thu gom sữa; Xây dựng các mô hình chăn nuôi bò sữa tập trung quy mô vừa và nhỏ tại các xã Phù Đổng, Trung Mầu, Dương Hà để từng bước đưa chăn nuôi bò sữa ra khỏi khu dân cư. Đẩy mạnh chăn nuôi bò thịt, xây dựng mô hình chăn nuôi bò thịt theo hướng trang trại tập trung tại các xã Văn Đức, Lệ Chi.

3.2.3 Các cơ sở kinh tế – kỹ thuật tạo thị

Tại huyện Gia Lâm, các cơ sở kinh tế – kỹ thuật chủ yếu tạo thị gồm :
- Tiếp giáp xung quanh huyện là các khu vực đã và đang phát triển các khu đô thị, công nghiệp. Theo quy luật phát triển đô thị nói chung và hoạt động bất động sản nói riêng, việc đô thị hoá các khu vực đất hiện là nông nghiệp tất yếu sẽ xảy ra. 

- Để thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020 với cơ cấu kinh tế công nghiệp – dịch vụ – nông nghiệp  cần thiết phải xây dựng các khu công nghiệp, các trung tâm dịch vụ và đi kèm theo là các khu đô thị. Hiện nay tỷ lệ số dân sống trong đô thị của huyện Gia Lâm quá thấp ( chiếm khoảng 14,2%). Để đạt được mục tiêu Việt Nam trở thành một nước công nghiệp đến năm 2020, dù là huyện ngoại thành, số dân cư sống trong các khu vực đô thị tại huyện Gia Lâm phải đạt khoảng 40-50%.

 - Huyện Gia Lâm hiện có nhiều khu, cụm công nghiệp đã và đang được xây dựng với tổng diện tích vào khoảng 470 ha, tương đương với khoảng 4,7 vạn lao động công nghiệp và nhu cầu đất xây dựng các khu đô thị với tổng diện tích khoảng 2000-2500ha.
- Tại huyện Gia Lâm hiện có nhiều các dự án về đường giao thông và các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật đô thị.  
3.2.4 Tiềm năng khai thác quỹ đất xây dựng đô thị   

Nếu không kể đến đất ngoài đê sông Hồng, sông Đuống (1300ha), quỹ đất nông nghiệp còn khoảng 5100 ha, chiếm tỷ lệ khoảng 44% tổng diện tích đất toàn huyện, đây là quỹ đất có thể cho phép khai thác phục vụ cho mục đích xây dựng đô thị, phục vụ cho các mục tiêu phát triển kinh tế. 

3.3 Quy mô dân số, lao động xã hội theo các phương án dự báo

1) Dự báo về dân số:
Theo Điều chỉnh quy hoạch tổng thể Kinh tế - xã hội huyện Gia Lâm đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, trong đó đề xuất 3 phương án về quy mô dân số đến năm  2020: Phương án 1 khoảng 27 vạn người; phương án 2 khoảng 30 vạn người và phương án 3 khoảng 40 vạn người. 
Trong đó phương án 2 là phương án được lựa chọn, với quy mô dân số toàn huyện đến năm 2020 vào khoảng 30 vạn người. Đây cũng là phương án phù hợp với các tính toán chung trong các nghiên cứu có liên quan đến huyện Gia Lâm và là cơ sở để tính toán quy mô đất ở và cơ cấu lao động trong đồ án. 
Tuy nhiên, để dự tính đến các khả năng biến động về quy mô dân số trong trường hợp các dự án đầu tư xây dựng được triển khai theo yêu cầu của Thành phố ( các dự án tại khu vực dọc đường 5 và khu vực Phù Đổng, Trung Màu), quy mô dân số của huyện Gia Lâm đến năm 2020 có thể đạt tới khoảng 40 vạn người. Đây cũng là yêu cầu cho việc tính toán các nhu cầu dự phòng cho hệ thống hạ tầng kỹ thuật ( đặc biệt là hệ thống cấp điện và cấp nước) 
2) Cơ cấu lao động: 

-  Hiện tại cơ cấu của huyện Gia Lâm: Lao động nông nghiệp chiếm khoảng 27%, lao động công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chiếm 52% và lao động dịch vụ chiếm 21%. Như vậy lao động nông nghiệp còn khá cao và lao động dịch vụ quá thấp.

- Dự báo đến năm 2020 lao động nông nghiệp giảm xuống còn khoảng 10% và lao động dịch vụ tăng lên 45-50%.

3) Tác động của yếu tố dân số đến quy hoạch đất ở, phát triển công nghiệp và dịch vụ: 

a) Về đất ở xây dựng mới: 

- Tại khu vực nông thôn, dân số tăng tự nhiên là chủ yếu, đến năm 2020 về cơ bản dân số tăng thêm khoảng 12% , như vậy tại khu vực nông thôn đến năm 2020 nhu cầu xây dựng đất ở mới tăng thêm khoảng 10-15% so với quy mô đất ở hiện tại. 

- Tại khu vực đô thị hoá nhu cầu đất ở mới căn cứ theo cơ cấu sử dụng đất phù hợp với quy chuẩn theo quy mô các khu vực được phép đô thị hoá đã xác định trong quy hoạch tổng thể. 

b) Về đất phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp: 

- Với số dân dự kiến khoảng 300 ngàn người, số lao động vào khoảng 150 ngàn người. 

- Hiện tại tổng diện tích các khu công nghiệp, cụm công nghiệp (kể cả diện tích đang chuẩn bị triển khai trên địa bàn huyện) vào khoảng 4700 ha, đáp ứng được vào khoảng 47 ngàn lao động công nghiệp. Nếu kể cả số lao động tiểu thủ công nghiệp phân tán trong các xã (chiếm khoảng 20% số lao động tại khu vực nông thôn) và số lao động xây dựng thì số lao động công nghiệp, xây dựng chiếm vào khoảng 40% tổng số lao động. Vì vậy cần hạn chế việc bố trí thêm diện tích đất xây dựng công nghiệp. Chỉ nên ưu tiên bố trí các XNCN có hàm lượng chất xám cao, có giá trị kinh tế lớn, hạn chế việc thu hút lao động có trình độ tay nghề thấp từ các tỉnh ngoài đến.

c) Về đất phát triển dịch vụ:

Cần thiết phải bố trí thêm các quỹ đất công cộng dịch vụ phù hợp với chức năng là khu vực vành đai xanh của Thành phố, vừa thúc đẩy việc chuyển dịch theo hướng tăng lao động dịch vụ. Trên cơ sở lợi thế về quỹ đất và nhu cầu của các nhà đầu tư trên địa bàn Hà Nội, các loại hình dịch vụ sau dự kiến ưu tiên phát triển trong khu vực:

- Dịch vụ thương mại: Bên cạnh việc phát triển mạng lưới chợ tại khu vực nông thôn, hình thành các trung tâm thương mại dịch vụ, chợ đầu mối.

- Dịch vụ y tế: Bệnh viện đa khoa, nhà nghỉ dưỡng

- Dịch vụ nghiên cứu khoa học, công nghệ và đào tạo đại học và dạy nghề

- Dịch vụ du lịch, nghỉ ngơi giải trí cuối tuần.
3.4 Quy mô đất đai xây dựng đô thị 
a) Khu vực đô thị: Trên cơ sở các định hướng theo quy hoạch tổng thể, các quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt và các dự án đã và đang nghiên cứu, quy mô đất đai khu vực đô thị có tổng diện tích khoảng 4876,58 ha, gồm:

- Diện tích khu vực đô thị: 1492,47ha ( theo Quyết định số 108/1998/QĐ-TTg)

- Diện tích đất phát triển đô thị và dự kiến phát triển đô thị ngoài Quyết định số 108/1998/QĐ-TTg có diện tích 3384,11ha, trong đó diện tích dự kiến phát triển là 1769,51 ha.

b) Khu vực ngoài đô thị:  có diện tích 6596,41ha, gồm đất các trung tâm dịch vụ nông thôn và đất các điểm dân cư nông thôn và đất nông nghiệp còn lại.

3.5 đánh giá phân hạng quỹ đất, chọn đất xây dựng đô thị 

Căn cứ đặc điểm, vị trí địa hình tự nhiên, tính chất mức độ đô thị hóa và khả năng khai thác quỹ đất xây dựng, các tiêu chí của quy chuẩn xây dựng Việt Nam, tiêu chuẩn Việt Nam, phân hạng và chọn đất xây dựng tại huyện Gia Lâm như sau:

a) Khu vực đô thị: có tổng diện tích 1492,47ha, gồm đất khu đô thị Yên Viên, công viên đô thị, đô thị Trâu Quỳ. Đây là quỹ đất phát triển đô thị đã được xác định trong quy hoạch tổng thể, là đất thị trấn hiện có và các dự án đang triển khai thực hiện theo quy hoạch.

b) Khu vực còn lại: Có tổng diện tích 9980,52 ha, gồm: 

- Khu Bắc Đuống 1(ký hiệu BĐ.1): nằm tại phía Tây Bắc khu đô thị Yên Viên, diện tích 898,90ha, do nằm tại phía sau của ga Yên Viên, là khu vực có khả năng đô thị hoá trung bình, do nằm dưới phễu bay của đường cất hạ cánh sân bay Gia Lâm, gần với khu di tích Cổ Loa, nên phát triển theo hướng thấp tầng.

- Khu Bắc Đuống 2 (ký hiệu BĐ.2): nằm giữa khu đô thị Yên Viên và đường vành đai 3, diện tích 1301,50ha, là khu vực có khả năng đô thị hoá cao. Hiện tại đây đang có nhiều dự án khu công nghiệp và đô thị đang triển khai đầu tư xây dựng. 

- Khu Bắc Đuống 3 (ký hiệu BĐ.3): nằm phía Đông tuyến đường vành đai 3, diện tích 1633,39ha, là khu vực dự trữ phát triển đô thị của huyện Gia Lâm. Khi Khu đô thị , công nghiệp và dịch vụ –VSIP tại Bắc Ninh triển khai xây dựng, khu vực này có khả năng đô thị hoá cao. 

- Khu Nam Đuống 1(ký hiệu NĐ.1): nằm tại phía Đông khu đô thị Trâu Quỳ và Nam sông Đuống. Trên cơ sở tuyến đường liên khu vực (vành đai) theo hướng Bắc- Nam, được phân thành hai khu vực: 

. Khu vực NĐ.1A có diện tích 946,33ha, là khu vực có khả năng đô thị hoá trung bình, địa hình chia cắt bởi tuyến điện cao thế, xăng dầu.

. Khu vực NĐ.1B có diện tích 2250,63ha, là khu vực có khả năng đô thị hoá trung bình, do nằm cách khá xa các khu phát triển hiện tại. Tại đây hiện đang có một số dự án khu công nghiệp và đô thị có quy mô nhỏ đang triển khai xây dựng.

 Khu vực ngoài đê sông Đuống chủ yếu là đất canh tác: hiện tại ổn định, cần nâng cấp cải tạo chỉnh trang làng xóm, sau khi có quy hoạch chi tiết vùng thoát lũ, quy hoạch điều chỉnh xây dựng, quy hoạch sử dụng đất sẽ có nghiên cứu cụ thể, định hướng chủ yếu là cây xanh nông nghiệp chất lượng cao.

- Khu Nam Đuống 2 (ký hiệu NĐ.2): Nằm tại phía Nam đô thị Trâu Quỳ và công viên đô thị, diện tích 1709,70ha. Tương tự như khu Bắc Đuống 3, khu vực này là quỹ đất dự kiến phát triển đô thị quan trọng của huyện Gia Lâm, khi tuyến đường Hà Nội - Hưng Yên, đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, khu đô thị Văn Giang (Hưng Yên) triển khai xây dựng, khu vực này có khả năng đô thị hoá cao.

 - Khu vực ngoài đê sông Hồng (ký hiệu NĐ.3), diện tích 1240,07ha. Đây là khu vực gồm một phần làng xóm hiện có và đất bãi : hiện tại ổn định, cần nâng cấp cải tạo chỉnh trang làng xóm, sau khi có quy hoạch chi tiết vùng thoát lũ, quy hoạch điều chỉnh xây dựng, quy hoạch sử dụng đất sẽ có nghiên cứu cụ thể, định hướng chủ yếu là cây xanh nông nghiệp chất lượng cao.

3.6 Các chỉ tiêu, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 
1) Các chỉ tiêu đất đai:

a) Khu vực đô thị:

- Đất đô thị: khoảng 180m2/người.

- Đất xây dựng các công trình dịch vụ đô thị: 12m2/người

- Đất ở đô thị: 46m2/người.

- Đất cây xanh công viên, vườn hoa, TDTT : 20m2/người.

- Đất giao thông đô thị từ đường khu vực trở lên: 25m2/người

b)  Khu vực trung tâm dịch vụ nông thôn và các điểm dân cư nông thôn: 
- Đất công trình công cộng dịch vụ: 12m2/người

- Đất ở nông thôn: 65-70m2/người, tương đương với khoảng 250m2/hộ

- Đất cây xanh sử dụng công cộng, TDTT : 17m2/người

- Đất giao thông từ đường liên xã trở lên: 10m2/người.

2) Chỉ tiêu các công trình hạ tầng kỹ thuật: 

- Chỉ tiêu cấp nước : 

. Nước sinh hoạt khu vực đô thị: 200 l/người.ngày đêm, khu vực nông thôn 160l/người.ngày đêm (tỷ lệ cấp nước sạch 100%)

. Nước công cộng, dịch vụ : 10% nước sinh hoạt

. Nước tưới cây rửa đường : 8% nước sinh hoạt

. Nước cho sản xuất nhỏ, TTCN: 8% nước sinh hoạt

. Nước dự phòng 25% nước của nhu cầu trên.

. Nước cho bản thân khu xử lý 4% tổng các loại trên.

- Chỉ tiêu cấp điện: 
. Điện sinh hoạt khu vực đô thị: 0,8kw/người

. Điện sinh hoạt khu ở nông thôn : 0,33kw/người.

. Điện công cộng khu vực đô thj 50% điện sinh hoạt

. Điện công cộng khu vực nông thôn 30% điện sinh hoạt

. Điện công nghiệp; 200kw/ha

. Điện phục vụ sản xuất nông nghiệp: 0,15kw/ha cho hệ thống tưới và 0,4kw/ha cho hệ thống tiêu. 

Chỉ tiêu thoát nước thải, rác thải dân dụng:

. Nước thải sinh hoạt, công cộng: tính bằng 100% nước cấp

. Rác thải sinh hoạt khu vực đô thị : 1,3kg/người, tỷ lệ thu gom 100%

. Rác thải sinh hoạt khu vực nông thôn: 0,8kg/người, tỷ lệ thu gom 85%. 

4 định hướng phát triển 
4.1 Quan điểm thiết kế 

1) Kế thừa Quy hoạch tổng thể Hà Nội và quy hoạch chi tiết khu vực đô thị hoá huyện Gia Lâm đã được phê duyệt.

2) Các giải pháp quy hoạch tạo điều kiện cho việc triển khai đồng bộ các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn 

3) Tiếp thu các nghiên cứu mới bổ sung quy hoạch tổng thể Hà Nội và các nghiên cứu khác có liên quan, trước hết là Chương trình Phát triển phát triển đô thị tổng thể Thủ đô Hà Nội (HAIDEP).

4) Bổ sung và khớp nối với các dự án đã và đang thực hiện trên phạm vi địa bàn.

5) Khu vực lập quy hoạch có xu hướng đô thị hoá rất nhanh, vì vậy chỉ tiêu, tiêu chuẩn, quy chuẩn thiết kế, đặc biệt là về giao thông và hệ thống hạ tầng kỹ thuật được dự phòng theo chỉ tiêu, tiêu chuẩn và quy chuẩn của đô thị.
6) Quy hoạch theo nguyên tắc mở, vừa đảm bảo kế thừa Quy hoạch tổng thể Hà Nội và quy hoạch chi tiết khu vực đô thị hoá huyện Gia Lâm đã được phê duyệt, vừa có khả năng thu hút các dự án đầu tư lớn, phù hợp với điều kiện thực tế, đảm bảo sự phát triển nhanh và bền vững của khu vực. 

4.2 Định hướng quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng
4.2.1 Các định hướng phát triển không gian chung 

1) Định hướng phát triển không gian huyện Gia Lâm trong định hướng phát triển không gian Hà Nội: 

Quy hoạch tổng thể Hà Nội đã định hướng phát triển không gian huyện Gia Lâm như sau:

a) Về cơ bản huyện được phân thành hai khu vực Bắc Đuống và Nam Đuống.

b) Các trục không gian phát triển đô thị của huyện Gia Lâm cũng đồng thời là trục phát triển mở rộng của Thủ đô gắn với các tỉnh lân cận:

- Tại Khu vực Bắc Đuống, trục không gian chính là trục không gian dọc theo tuyến đường quốc lộ 1A nối với Hà Nội với tỉnh Bắc Ninh tại phía Bắc. Không gian phát triển đô thị dọc theo trục này nằm trên địa bàn huyện Gia Lâm là khu đô thị Yên Viên và lân cận.
- Tại Khu vực Nam Đuống hình thành trục không gian dọc theo đường 5 và tuyến đường Hà Nội - Hưng Yên mới, nối Hà Nội với tỉnh Hưng Yên tại phía Đông và Nam. Không gian phát triển dọc theo trục này nằm trên địa bàn huyện Gia Lâm là đô thị Trâu Quỳ và các khu vực dự kiến phát triển tại các xã Đa Tốn, Đông Dư. Tại đây dự kiến xây dựng tuyến đường cao tốc Hà Nội- Hải Phòng, chạy song song với tuyến đường 5 và đường Hà Nội – Hưng Yên.

2) Định hướng các trục không gian chính nối kết khu vực đô thị – nông thôn:

Từ hai trục không gian phát triển đô thị chính của Hà Nội, hình thành nên các trục không gian phát triển của huyện:

a) Trục không gian phát triển vuông góc với trục không gian chính Cầu Đuống – Yên Viên – Đình Bảng. Trục này xuất phát từ Khu vực di tích Cổ Loa  chạy qua Yên Thường – Yên Viên – Ninh Hiệp – Phù Đổng kết thúc tại đê sông Đuống tại xã Trung Màu. Trục không gian này phát triển song song với đê sông Đuống, vuông góc với đường 1A và đường vành đai 3, liên kết các trung tâm phát triển chính tại khu vực Bắc Đuống

b) Trục không gian phát triển vuông góc với trục không gian chính Trâu Quỳ – Như Quỳnh ( dọc theo đường 5, đường Hà Nội – Hưng Yên và đường cao tốc Hà Nội- Hải Phòng). Trục không gian này xuất phát từ đê sông Hồng tại xã Đông Dư – Trâu Quỳ – Khu công nghiệp Dương Xá- Phú Thị – Kim Sơn- Kết thúc tại cụm công nghiệp Hapro.

Đây là hai trục không gian có ý nghĩa đặc biệt trong việc kết nối khu vực đô thị và nông thôn trên địa bàn huyện. Quá trình đô thị hoá tại khu vực nông thôn trên địa bàn huyện phụ thuộc đáng kể vào qúa trình đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông của các trục không gian này.

3) Phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tập trung:

Đến năm 2020, huyện Gia Lâm  có các khu công nghiệp, cụm công nghiệp chính sau:

- Cụm công nghiệp Yên Viên: Đây là cụm công nghiệp hiện có, vị trí xen kẽ với khu dân cư. Về lâu dài các xí nghiệp công nghiệp phải chuyển đổi chức năng, di dời vào các khu công nghiệp.

- Cụm công nghiệp Ninh Hiệp (công nghiệp đa ngành)- đang triển khai xây dựng

- Cụm công nghiệp Hapro – Kim Sơn, Lệ Chi (công nghiệp thực phẩm) - đang triển khai xây dựng

- Cụm công nghiệp Bát Tràng (gốm, sứ, may, da giày...)- đang triển khai xây dựng

- Khu công nghiệp Phú Thị – Dương Xá (công nghiệp đa ngành)- một phần đã hoạt động.

- Cụm công nghiệp Lâm Giang – Kiêu Kỵ
Các khu công nghiệp dự kiến xây dựng mới trên địa bàn huyện phải là khu công nghiệp với các ngành công nghiệp có hàm lượng chất xám cao, như điện tử, viễn thông, cơ khí chính xác...

Việc tập trung xây dựng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tập trung tạo điều kiện cho việc quản lý hiệu quả về môi trường.

 4) Phát triển các trung tâm dịch vụ nông thôn:             

Hình thành các trung tâm dịch vụ nông thôn tạo điều kiện thúc đẩy các hoạt động kinh tế, du lịch và giải trí tại nông thôn. Đồng thời nó cũng là không gian hạt nhân cho quá trình đô thị hoá trong những năm sau này của huyện. Các trung tâm dịch vụ nông thôn có bán kính hoạt động phục vụ cho từ 2 – 3 xã. 

5) Định hướng về phát triển không gian theo chiều cao:

Theo chiều cao, không gian của huyện Gia Lâm có thể phân thành các khu vực sau:

- Các khu vực hạn chế xây dựng: Bao gồm phần đất ngoài đê sông Hồng, sông Đuống và các hành lang bảo vệ các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật.

- Các khu vực xây dựng thấp tầng với mật độ xây dựng thấp 5-10% là các khu vực hành lang cây xanh dọc sông Cầu Bây, sông Thiên Đức, khu vực cây xanh đô thị.

- Các khu vực xây dựng công trình thấp tầng 1-3 tầng trong các khu vực làng xóm

- Các khu vực xây dựng công trình nhà nhiều tầng 3-5 tầng, tại các khu vực đô thị

- Các khu vực xây dựng công trình cao tầng tầng tạo điểm nhấn đô thị.

- Các khu vực đồng ruộng, trang trại, vườn.

Như vậy chiều cao của các công trình tập trung chủ yếu dọc theo tuyến đường 1A tại khu vực đô thị Yên Viên và dọc theo đường 5 tại đô thị Trâu Quỳ, thấp dần vào các khu dân cư.

6) Thiết lập cơ cấu không gian "Mặt nước" - " Cây xanh"  và " Văn hoá" 

Gia Lâm có rất nhiều hồ, sông. Không gian sông hồ của Gia Lâm gồm các sông Hồng, sông Đuống, sông Cầu Bây, sông Thiên Đức, hệ thống hồ và các tuyến kênh mương. Việc bảo tồn và gắn kết mạng lưới sông - hồ - kênh mương là tiền đề cho việc hình thành nên các hành lang cây xanh. Ngoài ra, trên địa bàn huyện còn có rất nhiều di tích lịch sử văn hoá. Việc nối kết hệ thống không gian mặt nước – cây xanh với các điểm nhấn là các khu di tích lịch sử văn hoá, tạo nên một hệ thống không gian có bản sắc riêng biệt: hệ thống không gian cây xanh- mặt nước- văn hoá mà không phải huyện ngoại thành nào cũng có được. Sự phát triển đan xen giữa hệ thống không gian phát triển đô thị và hệ thống không gian mặt nước - cây xanh - văn hoá tạo cho Gia Lâm có một cơ cấu không gian hết sức phong phú. Đây có thể coi là một nguồn lực cơ bản cho việc phát triển các hoạt động dịch vụ: 

7) Dự kiến hình thành các khu vực tập trung phát triển các hoạt động dịch vụ, du lịch: 

a) Khu vực dịch vụ đào tạo, KHCN, y tế và nghỉ ngơi giải trí tại Tây Bắc Yên Viên (xã Yên Thường). Tận dụng địa điểm các mặt nước sẵn có và lân cận có khu vực dự kiến phát triển các viện nghiên cứu tại khu vực đô thị tại huyện Đông Anh. Bệnh viện trong khu vực là bệnh viện đa khoa công nghệ cao. 

b) Khu vực dịch vụ du lịch văn hoá lịch sử tại xã Phù Đổng, gắn với khu di tích Phù Đổng - Thánh Gióng.  

c) Trung tâm dịch vụ thương mại cảng sông Phù Đổng ( tại xã Đặng Xá - Cổ Bi). Đây là cảng sông vận chuyển hàng hóa và du lịch lớn nhất trên địa bàn huyện.

d) Trung tâm dịch vụ thương mại gắn liền với cụm công nghiệp thực phẩm Hapro.

e) Khu công viên sinh thái, kết hợp dịch vụ nghỉ ngơi cuối tuần ven sông Thiên Đức tại xã Dương Quang. 

f) Khu công viên sinh thái, nghỉ ngơi giải trí Trâu Quỳ - Đa Tốn ( công viên đô thị X40 và phần mở rộng) nối hai sông Hồng và sông Đuống. Đây là công viên hiện có quy mô lớn nhất trên địa bàn huyện và là công viên lớn của Hà Nội.

g) Khu vực Làng cổ Bát Tràng tại xã Bát Tràng và trung tâm dịch vụ thương mại tại Bát Tràng - Đa Tốn.
 Trên bản đồ các khu vực này phân bố tương đối đều tạo thành các cực phát triển mới, có khả năng thu hút đồng đều lao động dịch vụ và tạo nên đặc trưng cho toàn huyện. 

8) Củng cố hệ thống đê bao sông Hồng và sông Đuống : 
Việc củng cố hệ thống đê bao sông Hồng, sông Đuống không chỉ có ý nghĩa về phòng chống lụt mà hệ thống đê bao này còn có vai trò quan trọng là một trục giao thông liên xã quan trọng và tuyến giao thông phục vụ du lịch dọc theo sông.

4.2.2 Phân vùng chức năng và tổ chức chức không gian  

Đồ án đề xuất hai phương án phân vùng chức năng và tổ chức không gian:

1) Phương án 1: Là phương án phân vùng chức năng theo quy hoạch tỷ lệ 1/10000 và 1/5000 đã được phê duyệt.

2) Phương án 2: Đây là phương án đề xuất của đồ án, phương án được xây dựng trên cơ sở: 

- Tại khu vực nông thôn, từ năm 1999 (năm thực hiện quy hoạch) trở lại đây có một số dự án lớn đã và đang triển khai. Đây là các dự án có chức năng và quy mô khác với quy hoạch tổng thể đã được phê duyệt,  chủ yếu là các dự án cụm công nghiệp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại khu vực nông thôn. 

-  Sự xuất hiện các nhu cầu phát triển mới: 

. Nhu cầu nội tại: Nhu cầu phát triển các trung tâm dịch vụ thương mại, đào tạo, nghiên cứu, thể dục thể thao, nghỉ ngơi giải trí... nhằm thúc đẩy quá trình đô thị hoá, chuyển đổi cơ cấu lao động theo hướng tăng tỷ lệ dịch vụ và công nghiệp, thu hút đầu tư, thúc đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

. Nhu cầu từ bên ngoài: Sự xuất hiện tuyến đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, tuyến đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng... là động lực cho việc hình thành các khu vực phát triển mới; Sự xuất hiện các nhu cầu đầu tư của các nhà đầu tư lớn trên địa bàn...

Trong phương án 2, các khu vực phát triển đô thị theo quy hoạch tỷ lệ 1/10000 và 1/5000 đã được phê duyệt – khu đô thị Yên Viên, khu công viên đô thị, đô thị Trâu Quỳ tiếp tục được kế thừa trong đồ án. 

Phần diện tích còn lại được phân chia trên cơ sở phân hạng và lựa chọn đất xây dựng, thuận lợi cho việc phát triển đô thị sau này, thành các khu vực phát triển sau:  

a) Phân vùng chung, gồm: Khu Bắc Đuống 1(ký hiệu BĐ.1); Khu Bắc Đuống 2 (ký hiệu BĐ.2); Khu Bắc Đuống 3 (ký hiệu BĐ.3); Khu Nam Đuống 1(ký hiệu NĐ.1) (gồm khu NĐ.1A và NĐ.1B); Khu Nam Đuống 2 (ký hiệu NĐ.2) và Khu vực ngoài đê sông Hồng(ký hiệu NĐ.3)

b) Khu vực phát triển đô thị mới, gồm:

- Khu đô thị Tây Bắc Yên Viên;

- Khu đô thị Đông Nam Yên Viên;

- Khu công viên đô thị: gồm khu vực mở rộng công viên đô thị (Công viên X40); Công viên lịch sử văn hoá Phù Đổng; Công viên nghỉ ngơi, giải trí Dương Quang).

- Cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề tập trung. 

c) Khu vực dự kiến phát triển đô thị tại phía Bắc công viên Phù Đổng và dọc đường Hà Nội– Hưng Yên.

d) Các điểm dân cư nông thôn và đất nông nghiệp còn lại, gồm:

- Các trung tâm dịch vụ nông thôn (trung tâm cụm xã, trung tâm tiểu vùng)

- Các điểm dân cư nông thôn và đất nông nghiệp còn lại, phần trong đê và phần ngoài đê.

Phương án 2 là phương án lựa chọn trong đồ án. Đây là phương án vừa kế thừa được các đồ án quy hoạch đã được phê duyệt, vừa phù hợp với thay đổi thực tế và có khả năng đáp ứng được nhu cầu phát triển lâu dài theo các quan điểm thiết kế và định hướng phát triển không gian chung đã nêu ở trên.

Toàn bộ cơ cấu sử dụng đất huyện Gia Lâm đến năm 2020 theo bảng sau:

Bảng phương án cơ cấu sử dụng đất chung toàn huyện

	TT
	Chức năng sử dụng đất
	Phương án 1

(Theo QH tỷ lệ

1/5000 và 1/10000

đã được phê duyệt )
	Phương án 2

(Thay đổi chức năng được cập nhật

và đề xuất của ĐA)

	
	
	Diện tích

(ha)
	Tỷ lệ

(%) 
	Diện tích

(ha)
	Tỷ lệ

(%) 

	A
	Khu vực phát triển đô thị
	1.492,47
	13,01
	3107,07
	27,08

	1
	Khu đô thị
	 1.128,02
	 
	2307,04
	20,11

	1.1
	Khu đô thị Yên Viên
	284,30
	 
	284,30
	 

	1.2
	Khu đô thị Tây Bắc Yên Viên
	 
	 
	631,53
	 

	1.3
	Khu đô thị Đông Nam Yên Viên
	 
	 
	547,49
	 

	1.4
	Đô thị Trâu Quỳ
	843,72
	 
	843,72
	 

	2
	Khu vực công viên đô thị
	 364,45
	 
	586,52
	5,11

	2.1
	Khu công viên đô thị X40 và nút GT đường 5 vành đai 3
	364,45
	 
	382,89
	 

	2.2
	Khu vực mở rộng công viên đô thị X40
	 
	 
	92,01
	 

	2.3
	Khu vực CV Lịch sử văn hoá Phù Đổng
	 
	 
	40,48
	 

	2.4
	Khu vực CV nghỉ ngơi giải trí D​ương Quang
	 
	 
	71,14
	 

	3
	Cụm CN, kho tàng
	 
	 
	213,51
	1,86

	3.1
	Cụm CN Hapro
	 
	 
	70,05
	 

	3.2
	Cụm CN Ninh Hiệp 
	 
	 
	57,80
	 

	3.3
	Cụm CN Lâm Giang, làng nghề TTCN Kiêu Kỵ
	 
	 
	56,48
	 

	3.4
	Cụm CN Bát Tràng
	 
	 
	18,50
	 

	3.5
	Kho xăng dầu Phú Thị
	 
	 
	10,68
	 

	B
	Khu vực dự kiến phát triển đô thị 
	 
	 
	1769,51
	15,42

	1
	Khu vực dự kiến phát triển phía Nam cụm CN Ninh Hiệp 
	 
	 
	194,49
	 

	2
	Khu vực dự kiến phát triển phía Bắc CV Phù Đổng
	 
	 
	561,85
	 

	3
	Khu vực dự kiến phát triển dđô thị Lệ Chi- Kim Sơn
	 
	 
	183,98
	 

	4
	Khu vực dự kiến phát triển dọc đư​ờng HN-HY, đường 5
	 
	 
	829,19
	 

	C
	Khu vực ngoài đô thị
	9.980,52
	86,99
	6596,41
	57,50

	1
	Trung tâm dịch vụ nông thôn
	 
	 
	231,81
	2,02

	1.1
	Trung tâm dịch vụ Phù Đổng
	 
	 
	32,31
	 

	1.2
	Trung tâm dịch vụ Lệ Chi - Kim Sơn
	 
	 
	51,44
	 

	1.3
	Trung tâm dịch vụ Đặng Xá
	 
	 
	38,18
	 

	1.4
	Trung tâm dịch vụ Kiêu Kỵ
	 
	 
	31,05
	 

	1.5
	Trung tâm dịch vụ Đa Tốn
	
	
	78,83
	 

	2
	Các điểm dân c​ư nông thôn và đất nông nghiệp còn lại
	
	
	6364,60
	55,47

	2.1
	Khu vực trong đê
	
	
	3265,63
	 

	2.2
	Khu vực ngoài đê
	
	
	3098,97
	 

	 
	Tổng cộng 
	11.472,99
	100,0
	11472,99
	100,0


Ghi chú: Trong tổng số 6596,41 ha đất các trung tâm dịch vụ nông thôn, điểm dân cư và nông nghiệp còn lại, thì phần diện tích các trung tâm dịch vụ nông thôn, khu vực làng xóm hiện có kề liền và xen kẹt tại các khu vực dự kiến phát triển với quy mô khoảng 800ha sẽ tiếp tục được đô thị hoá cùng với quá trình đầu tư xây dựng tại các khu vực dự kiến phát triển đô thị và quá trình đô thị hoá khu vực nông thôn toàn huyện

Trên cơ sở cơ cấu sử dụng đất chung trong toàn huyện của phương án đề xuất, chỉ tiêu đất đai toàn huyện theo bảng sau:  

Bảng tổng hợp chỉ tiêu đất đai toàn huyện 

	TT
	Loại
	Diện tích

(ha)
	Tỷ lệ

(%)
	Dân số

(ngàn người)

	A
	Khu vực phát triển đô thị 
	3107,07
	 
	129,84

	1
	Khu đô thị
	2307,04
	100,0
	127,53

	1.1
	Khu vực xây dựng công trình dịch vụ đô thị
	155,89
	6,76
	 

	1.2
	Khu vực xâydựng nhà ở
	582,56
	25,25
	 

	 
	Đất ở hiện có
	388,64
	16,85
	74,96

	 
	Đất ở mới
	193,92
	8,41
	52,57

	1.3
	Khu vực XD các khu CX, công viên, v​ườn hoa
	578,59
	25,08
	 

	1.4
	Đất XNCN, kho
	178,97
	7,76
	 

	1.5
	Khu vực xây dựng công trình tôn giáo, tín ngư​ỡng
	9,22
	0,40
	 

	1.6
	Khu vực đát cơ quan, tr​ường đào tạo
	135,32
	5,87
	 

	1.7
	Khu vực xây dựng các công trình đầu mối HTKT
	119,30
	5,17
	 

	1.8
	Đất quân sự, an ninh
	12,02
	0,52
	 

	1.9
	Đất GT từ đ​ường khu vực rộng 17,5m trở lên.
	374,72
	16,24
	 

	1.10
	Đất sông, kênh mư​ơng
	160,44
	6,95
	 

	2
	Công viên đô thị
	586,52
	 
	2,31

	2.1
	Đất công viên, cây xanh, mặt nư​ớc 
	496,20
	 
	 

	2.2
	Đất ở hiện có
	10,39
	 
	2,31

	2.3
	Khu vực đất cơ quan, tr​ường đào tạo
	4,77
	 
	 

	2.4
	Khu vực xây dựng các công trình đầu mối HTKT
	27,84
	 
	 

	2.5
	Đất quân sự, an ninh
	2,19
	 
	 

	2.6
	Đất giao thông quốc gia, đô thị, khu vực
	45,13
	 
	 

	3
	Cụm công nghiệp, kho tàng
	213,51
	 
	 

	3.1
	Cụm CN Hapro
	70,05
	 
	 

	3.2
	Cụm CN Ninh Hiệp 
	57,80
	 
	 

	3.3
	Cụm CN Lâm Giang, làng nghề TTCN Kiêu Kỵ
	56,48
	 
	 

	3.4
	Cụm CN Bát Tràng
	18,50
	 
	 

	3.5
	Kho xăng dầu Phú Thị
	10,68
	 
	 

	B
	Khu vực dự kiến phát triển đô thị
	1769,51
	 
	 

	1
	Khu vực dự kiến phát triển phía Nam cụm CN Ninh Hiệp 
	194,49
	 
	 

	2
	Khu vực dự kiến phát triển phía Bắc CV Phù Đổng
	561,85
	 
	 

	3
	Khu vực dự kiến phát triển dđô thị Lệ Chi- Kim Sơn
	183,98
	 
	 

	3
	Khu vực dự kiến phát triển dọc đ​ờng HN-HY, đ​ường 5
	829,19
	 
	 

	C
	Khu vực ngoài đô thị 
	6596,41
	 
	193,08

	1
	Khu trung tâm dịch vụ nông thôn
	231,81
	100,0
	11,82

	1.1
	Đất công cộng dịch vụ
	71,81
	30,98
	 

	1.2
	Đất ở
	59,26
	25,57
	 

	 
	Đất ở hiện có
	19,71
	8,50
	3,03

	 
	Đất ở mới
	39,55
	17,06
	8,79

	1.3
	Đất cây xanh, mặt nư​ớc
	57,84
	24,95
	 

	1.4
	Khu vực đát cơ quan, trư​ờng đào tạo
	3,92
	1,69
	 

	1.5
	Khu vực xây dựng các công trình đầu mối HTKT
	1,00
	0,43
	 

	1.6
	Khu vực xây dựng công trình tôn giáo, tín ng​ưỡng
	1,18
	0,51
	 

	1.7
	Đất giao thông khu vực
	36,80
	15,87
	 

	2
	Khu vực trong đê 
	3265,63
	100,0
	149,96

	2.1
	Đất công cộng 
	164,98
	5,05
	 

	2.2
	Đất cơ quan, trư​ờng đào tạo
	20,52
	0,63
	 

	2.3
	Đất ở 
	1032,43
	31,62
	149,96

	 
	Đất ở hiện có
	901,22
	27,60
	125,10

	 
	Đất ở mới
	131,21
	4,02
	24,86

	2.4
	Đất công viên, cây xanh
	259,54
	7,95
	 

	2.5
	Đất an ninh quốc phòng
	40,97
	1,25
	 

	2.6
	Đất tôn giáo tín ng​ưỡng
	32,45
	0,99
	 

	2.7
	Đất sản xuất TTCN, công nghiệp, kho tàng
	75,87
	2,32
	 

	2.8
	Đất giao thông
	383,02
	11,73
	 

	2.9
	Đất công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật
	39,80
	1,22
	 

	2.10
	Đất CX cách ly, đất nông nghiệp và đất khác
	1216,05
	37,24
	 

	3
	Khu vực ngoài đê 
	3098,97
	100,0
	31,30

	3.1
	Đất công cộng 
	20,31
	0,66
	 

	3.2
	Đất cơ quan, tr​ường đào tạo
	0,00
	0,00
	 

	2.3
	Đất ở 
	239,82
	7,74
	31,30

	 
	Đất ở hiện có
	226,43
	7,31
	28,80

	 
	Đất ở mới
	13,39
	0,43
	2,50

	2.4
	Đất công viên, cây xanh
	21,68
	0,70
	 

	2.5
	Đất an ninh quốc phòng
	1,51
	0,05
	 

	2.6
	Đất tôn giáo tín ng​ưỡng
	2,01
	0,06
	 

	2.7
	Đất sản xuất TTCN, công nghiệp, kho tàng
	0,00
	0,00
	 

	2.8
	Đất giao thông
	25,59
	0,83
	 

	2.9
	Đất công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật
	10,00
	0,32
	 

	2.10
	Đất sông Hồng, sông Đuống và bãi ngoài sông
	2703,52
	87,24
	 

	 
	Sông Hồng và bãi ngoài sông Hồng
	1014,74
	32,74
	 

	 
	Sông Đuống và bãi ngoài sông Đuống
	1688,78
	54,49
	 

	2.11
	Đất CX cách ly, đất nông nghiệp và đất khác
	74,53
	2,41
	 

	 
	Tổng cộng toàn huyện
	11472,99
	 
	322,92


Ghi chú: Cơ cấu sử dụng đất của các cụm công nghiệp được xác định theo các dự án riêng phù hợp với quy chuẩn xây dựng về các khu, cụm công nghiệp. 

4.2.3 Quy hoạch sử dụng đất khu vực phát triển đô thị 
Khu vực phát triển đô thị có tổng diện tích 3107,07ha với quy mô dân số khoảng 129,84 ngàn người, gồm các khu đô thị : Yên viên, Tây Bắc Yên Viên, Đông Nam Yên Viên, Trâu Quỳ, công viên đô thị, các cụm công nghiệp nằm ngoài các khu đô thị, cụ thể như sau: 

1) Khu đô thị Yên Viên: 

- Vị trí, quy mô: Khu đô thị Yên Viên phát triển dọc theo trục quốc lộ 1A, có diện tích 284,30 ha, gồm đất của thị trấn Yên Viên hiện tại và một phần đất của các xã Yên Thường, Yên Viên, Đình Xuyên. Dân số khoảng 16,91 ngàn người. 

- Tính chất của khu đô thị: Cửa ngõ phía Đông Bắc của Hà Nội, đầu mối giao thông; trung tâm dịch vụ vận tải, khu dân cư đô thị.

- Cấu trúc phát triển đô thị: Hệ thống công trình công cộng: được phân thành hai cấp: cấp đô thị và cấp đơn vị ở. Khu dân cư được phân thành 2 đơn vị ở với hệ thống các công trình công cộng đồng bộ kèm theo

- Phân khu chức năng: Khu đô thị Yên Viên được phân thành: Các khu xây dựng công trình dịch vụ đô thị; các khu xây dựng nhà ở; các khu xây dựng khu cây xanh, công viên, vườn hoa đô thị; các khu xây dựng công trình cơ quan, trường đào tạo ngoài cấp quản lý hành chính của đô thị; các cụm công nghiệp, kho tàng; các khu vực xây dựng công trình tôn giáo tín ngưỡng; các khu quân sự, an ninh; các công trình giao thông và đầu mối hạ tầng kỹ thuật. Quy mô diện tích các khu chức năng được tổng hợp trong bảng dưới đây.

- Định hướng tổ chức không gian: 

. Trục không gian chủ yếu của khu đô thị Yên Viên phát triển dọc quốc lộ 1A, nối với Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh tại phía Bắc. Do Khu đô thị Yên Viên được hình thành trên cơ sở thị trấn Yên Viên cũ nên về cơ bản chủ yếu là cải tạo chỉnh trang. Bộ mặt kiến trúc cảnh quan của khu đô thị tập trung chủ yếu tại khu vực trung tâm mới (phía Bắc Yên Viên) với các công trình cao tầng. 

. Quảng trường chính: Quảng trường trước nhà ga Yên Viên.

. Cụm công nghiệp hiện có tại Yên Viên là cụm công nghiệp hiện có, nằm xen kẽ với khu dân cư. Trước mắt khai thác sử dụng trên nguyên trạng, về lâu dài sẽ phải di dời,  chuyển đổi chức năng sử dụng đất .

. Các khu vực nhà ở hiện có được cải tạo chỉnh trang theo quy hoạch, mật độ xây dựng khoảng 40%, chiều cao tầng 3-4 tầng. Các khu vực xây dựng nhà ở mới, chủ yếu là nhà chung cư cao tầng, mật độ xây dựng khoảng 40-45% cao 7-15 tầng.

- Các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật đô thị: Ga Yên Viên hiện có được cải tạo nâng cấp (diện tích 69ha), là ga lập tầu hàng và tàu khách; Bến xe tải đầu mối (10ha), bến, bãi đỗ xe Yên Viên (5 ha).

Bảng thống kê quy hoạch sử dụng đất khu đô thị yên viên 

	TT
	Chức năng sử dụng đất
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ chiếm đất (%)
	Dân số (ngàn người)
	Ghi chú

	
	Khu đô thị Yên Viên
	284,30
	100,0
	16,91
	168,11m2/ng

	1
	Khu vực xây dựng công trình dịch vụ đô thị
	23,05
	8,11
	 
	 

	2
	Khu vực xâydựng nhà ở
	69,19
	24,34
	16,91
	40,91m2/ng

	
	Đất ở hiện có
	60,01
	 
	14,29
	 

	
	Đất ở mới
	9,18
	 
	2,62
	 

	3
	Khu vực XD các khu CX, công viên, vư​ờn hoa
	26,83
	9,44
	 
	

	4
	Khu công nghiệp, kho tàng
	21,31
	7,50
	 
	 

	5
	Khu vực xây dựng công trình tôn giáo, tín ngư​ỡng
	0,66
	0,23
	 
	 

	6
	Khu vực đát cơ quan, tr​ường đào tạo
	5,27
	1,85
	 
	 

	7
	Khu vực xây dựng các công trình đầu mối HTKT
	69,00
	24,27
	 
	 

	8
	Đất quân sự, an ninh
	1,25
	0,44
	 
	 

	9
	Đất GT từ đ​ường khu vực rộng 17,5m trở lên.
	60,35
	21,23
	 
	 

	10
	Đất sông (sông Đuống), kênh mư​ơng
	7,39
	2,60
	 
	 


2) Khu đô thị  Tây Bắc Yên Viên :

- Vị trí, quy mô: Khu đô thị Tây Bắc Yên Viên có diện tích 631,53 ha, gồm một phần đất của xã Yên Thường, Yên Viên. Dân số khoảng 19,27 ngàn người.

- Tính chất của khu đô thị: Trung tâm dịch vụ đào tạo, y tế, nghỉ ngơi giải trí, công viên và khu dân cư đô thị.

- Cấu trúc phát triển đô thị: Hệ thống công trình công cộng: được phân thành hai cấp: cấp đô thị và cấp đơn vị ở. Khu dân cư được phân thành 2 đơn vị ở với hệ thống các công trình công cộng đồng bộ kèm theo

- Phân khu chức năng: Khu đô thị Tây Bắc Yên Viên được phân thành: Các khu xây dựng công trình dịch vụ đô thị; các khu xây dựng nhà ở; các khu xây dựng khu cây xanh, công viên, vườn hoa đô thị; các khu xây dựng trường đại học, viên nghiên cứu, bệnh viện... ngoài cấp quản lý hành chính của đô thị; các cụm công nghiệp, kho tàng; các khu vực xây dựng công trình tôn giáo tín ngưỡng; các khu quân sự, an ninh; các công trình giao thông và đầu mối hạ tầng kỹ thuật. Quy mô diện tích các khu chức năng được tổng hợp trong bảng dưới đây.

- Định hướng tổ chức không gian: 

. Không gian chủ yếu của khu đô thị được phát triển dựa theo thế đất hình vòng cung được tạo bởi đường cong của sông Ngũ Huyện Khê tại phía Bắc, ranh giới của huyện và các tuyến kênh hiện có. 

. Khu đô thị được thiết kế gắn liền với khu công viên, cây xanh, mặt nước. 

. Trục không gian chủ yếu của khu đô thị phát triển dọc theo trục đường rộng 40m nối khu đô thị với khu đô thị Yên Viên tại phía Đông Nam và khu vực đô thị hoá tại huyện Đông Anh và khu di tích Cổ Loa tại phía Tây Bắc. Trục không gian của các ô đất hướng về phía công viên đô thị .

. Các khu vực nhà ở hiện có được cải tạo chỉnh trang phù hợp với quá trình chuyển đổi từ xã lên phường, theo hướng biệt thự, nhà vườn. Các khu vực xây dựng mới, chủ yếu là nhà thấp tầng với mật độ xây dựng thấp. 

. Các XNCN riêng lẻ nằm xen kẽ khu dân cư trước hết là các XNCN gây tác hại về mặt môi trường) sẽ dần di chuyển vào các khu, cụm công nghiệp tập trung và chuyển đổi mục đích sử dụng đất .

Bảng thống kê quy hoạch sử dụng khu đô thị  tây bắc yên viên 

	TT
	Chức năng sử dụng đất
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ chiếm đất (%)
	Dân số (ngàn người)
	Ghi chú

	
	Khu đô thị Tây Bắc Yên Viên
	631,53
	100,0
	19,27
	327,7m2.ng­êi

	1
	Khu vực xây dựng công trình dịch vụ đô thị
	26,06
	4,13
	 
	

	2
	Khu vực xâydựng nhà ở
	106,29
	16,83
	19,27
	55,2m2/ng­êi

	
	Đất ở hiện có
	87,61
	
	14,60
	

	
	Đất ở mới
	18,68
	
	4,67
	

	3
	Khu vực XD các khu CX, công viên, vư​ờn hoa
	224,59
	35,56
	 
	

	4
	Khu công nghiệp, kho tàng
	11,90
	1,88
	 
	

	5
	Khu vực xây dựng công trình tôn giáo, tín ngư​ỡng
	5,10
	0,81
	 
	

	6
	Khu vực đát cơ quan, tr​ường đào tạo
	64,03
	10,14
	 
	

	7
	Khu vực xây dựng các công trình đầu mối HTKT
	4,30
	0,68
	 
	

	8
	Đất quân sự, an ninh
	3,90
	0,62
	 
	

	9
	Đất GT từ đ​ường khu vực rộng 17,5m trở lên.
	71,68
	11,35
	 
	 

	10
	Đất kênh mư​ơng
	113,68
	18,00
	 
	


3) Khu đô thị Đông Nam Yên Viên: 

- Vị trí, quy mô: Khu đô thị Khu vực Đông Nam có diện tích 547,49 ha, gồm một phần đất của xã Yên Thường, Đình Xuyên, Ninh Hiệp, Dương Hà, dân số khoảng 32,05 ngàn người.

- Tính chất của khu đô thị: Khu dân cư, cụm công nghiệp, công viên có chức năng nối kết các khu vực đã phát triển hiện có với khu đô thị Yên Viên. 

- Cấu trúc phát triển đô thị: Hệ thống công trình công cộng: được phân thành hai cấp: cấp đô thị và cấp đơn vị ở. Khu dân cư được phân thành 2 đơn vị ở với hệ thống các công trình công cộng đồng bộ kèm theo.

- Phân khu chức năng: Khu đô thị Đông Nam Yên Viên được phân thành: Các khu xây dựng công trình dịch vụ đô thị; các khu xây dựng nhà ở; các khu xây dựng khu cây xanh, công viên, vườn hoa đô thị; các khu xây dựng công trình cơ quan ngoài cấp quản lý hành chính của đô thị; các cụm công nghiệp, kho tàng; các khu vực xây dựng công trình tôn giáo tín ngưỡng; các khu quân sự, an ninh; các công trình giao thông và đầu mối hạ tầng kỹ thuật. Quy mô diện tích các khu chức năng được tổng hợp trong bảng dưới đây.

- Định hướng tổ chức không gian: 

. Trục không gian chủ yếu của khu đô thị Đông Nam Yên Viên phát triển dọc  trục đường chính khu vực có mặt cắt ngang rộng 40m và không gian cảnh quan sông Thiên Đức. 

. Tổ chức một trục không gian cây xanh nối từ khu vực xã Đình Bảng Bắc Ninh ra không gian mặt nước sông Đuống. 

. Các khu vực nhà ở hiện có được cải tạo chỉnh trang phù hợp với quá trình chuyển đổi từ xã lên phường, theo hướng biệt thự, nhà vườn. Các khu vực xây dựng nhà ở mới, chủ yếu là nhà chung cư cao tầng (cao 7-15 tầng).

- Các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật đô thị: Nhà máy nước Yên Viên (diện tích 2ha) và trạm xử lý nước thải đô thị ( diện tích 2,5ha)

Bảng thống kê qH sử dụng đất khu đô thị đông Nam yên viên 

	TT
	Chức năng sử dụng đất
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ chiếm đất (%)
	Dân số (ngàn người)
	Ghi chú

	
	Khu đô thị Đông Nam Yên Viên
	547,49
	100,0
	32,05
	170,8m2/ng

	1
	Khu vực xây dựng công trình dịch vụ đô thị
	28,2
	5,15
	 
	 

	2
	Khu vực xâydựng nhà ở
	170,31
	31,11
	32,05
	53,1m2/ng

	
	Đất ở hiện có
	109,53
	 
	16,85
	

	
	Đất ở mới
	60,78
	 
	15,20
	

	3
	Khu vực XD các khu CX, công viên, vư​ờn hoa
	199,60
	36,46
	 
	 

	4
	Khu công nghiệp, kho tàng
	18,92
	3,46
	 
	 

	5
	Khu vực xây dựng công trình tôn giáo, tín ngư​ỡng
	1,93
	0,35
	 
	 

	6
	Khu vực đát cơ quan, tr​ường đào tạo
	6,03
	1,10
	 
	 

	7
	Khu vực xây dựng các công trình đầu mối HTKT
	4,50
	0,82
	 
	 

	8
	Đất quân sự, an ninh
	6,51
	1,19
	 
	 

	9
	Đất GT từ đ​ường khu vực rộng 17,5m trở lên.
	77,08
	14,08
	 
	 

	10
	Đất kênh mư​ơng
	34,41
	6,29
	 
	 


4) Đô thị Trâu Quỳ :

- Vị trí, quy mô: Đô thị huyện lỵ Trâu Quỳ phát triển dọc hai bên đường 5, có diện tích 843,72 ha, gồm một phần đất của xã Trâu Quỳ hiện tại và một phần đất của các xã Cổ Bi, Đặng Xá, Phú Thị, Dương Xá, Đông Dư và Đa Tốn. Dân số khoảng 63,39 ngàn người.

- Tính chất của đô thị: thị trấn huyện lỵ của huyện Gia Lâm, đô thị cấp IV.

- Cấu trúc phát triển đô thị: Đô thị Trâu Quỳ được phân thành khu dân dụng và khu ngoài dân dụng.  Hệ thống công trình công cộng được phân thành hai cấp: cấp đô thị và cấp đơn vị ở. Khu dân cư được phân thành 7 đơn vị ở với hệ thống các công trình công cộng đồng bộ kèm theo.

- Phân khu chức năng: Đô thị Trâu Quỳ được phân thành: Các khu xây dựng công trình dịch vụ đô thị; các khu xây dựng nhà ở; các khu xây dựng khu cây xanh, công viên, vườn hoa đô thị; các khu xây dựng công trình cơ quan, trường đại học, viện nghiên cứu ngoài cấp quản lý hành chính của đô thị; các cụm công nghiệp, khu công nghiệp Dương Xá; các khu vực xây dựng công trình tôn giáo tín ngưỡng; các khu quân sự, an ninh; các công trình giao thông và đầu mối hạ tầng kỹ thuật. Quy mô diện tích các khu chức năng được tổng hợp trong bảng dưới đây.

- Định hướng tổ chức không gian: 

. Đô thị Trâu Quỳ phát triển hai bên trục đường 5 nối trung tâm Hà Nội với khu công nghiệp Như Quỳnh, Hưng Yên. Mối quan hệ giữa hai khu vực Bắc và Nam đường 5 qua các tuyến đường cầu vượt đường 5.

. Đô thị Trâu Quỳ là đô thị huyện lỵ. Các công trình công cộng cấp đô thị chủ yếu đã có: Nhà thi đấu. Dự kiến đầu tư xây dựng sân thể thao, bệnh viện đa khoa... Trung tâm hành chính của đô thị đặt tại phía Nam đường 5.

. Các khu vực nhà ở hiện có được cải tạo chỉnh trang phù hợp với quá trình chuyển đổi từ xã lên phường, theo hướng biệt thự, nhà vườn. 

. Các công trình cao tầng – chung cư, văn phòng ( 7-15 tầng) bố trí dọc theo đường 5 và thấp dần vào phía trong. 

. Quảng trường chính: Quảng trường trước nhà thi đấu sẽ được nâng cấp cho đủ quy mô của một quảng trường cấp huyện. 

. Trong đô thị có trường Đại học Nông nghiệp, Viện Rau quả Trung ương.

. Khu đô thị Trâu Quỳ có đặc trưng môi trường nổi bật là đô thị xanh do nằm cạnh công viên có quy mô lớn của đô thị. Vì vậy nhà ở trong khu vực ngoài các chung cư bố trí dọc đường 5, được thiết kế theo hướng biệt thự, nhà vườn. 

- Các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật đô thị: Ga Cổ Bi mới quy mô khoảng 32 ha; Bãi đỗ xe tải : 5ha.

Bảng thống kê quy hoạch sử dụng đất đô thị trâu quỳ 

	TT
	Chức năng sử dụng đất
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ chiếm đất (%)
	Dân số (ngàn người)
	Ghi chú

	
	Đô thị Trâu Quỳ
	843,72
	 
	59,30
	142,3m2/ng 

	1
	Khu vực xây dựng công trình dịch vụ đô thị
	78,58
	9,31
	 
	 

	2
	Khu vực xâydựng nhà ở
	236,77
	28,06
	59,30
	39,9m2/ng­êi

	
	Đất ở hiện có
	131,49
	 
	29,22
	

	
	Đất ở mới
	105,28
	 
	30,08
	

	3
	Khu vực XD các khu CX, công viên, vư​ờn hoa
	127,57
	15,12
	 
	 

	4
	Khu công nghiệp, kho tàng
	126,84
	15,03
	 
	 

	5
	Khu vực xây dựng công trình tôn giáo, tín ngư​ỡng
	1,53
	0,18
	 
	 

	6
	Khu vực đát cơ quan, tr​ường đào tạo
	59,99
	7,11
	 
	 

	7
	Khu vực xây dựng các công trình đầu mối HTKT
	41,50
	4,92
	 
	 

	8
	Đất quân sự, an ninh
	0,36
	0,04
	 
	 

	9
	Đất GT từ đ​ường khu vực rộng 17,5m trở lên.
	165,62
	19,63
	 
	 

	10
	Đất kênh mư​ơng
	4,96
	0,59
	 
	 


5) Khu công viên cây xanh đô thị

Khu công viên cây xanh đô thị có tổng diện tích 586,52 gồm 4 khu:

a) Khu công viên đô thị ( Khu công viên X40 và phần mở rộng): 

- Vị trí, quy mô: Trong Quy hoạch tổng thể, công viên này được ký hiệu công viên X40) phía Tây giáp đường vành đai 3, cả về hai phía Bắc và Nam của đường 5 và ranh giới quận Long Biên; phía Đông và Bắc giáp đô thị Trâu Quỳ; phía Nam giáp tuyến đường Hà Nội - Hưng Yên. 

. Khu Công viên đô thị theo quy hoạch tổng thể có diện tích khoảng 383,89 ha  (không kể phần diện tích của công viên nằm trong phạm vi quận Long Biên) bao gồm cả phần diện tích nút giao thông đường 5 và đường vành đai 3.

. Phần mở rộng công viên đô thị có diện tích 92,01ha. 

- Tính chất: Khu Công viên đô thị là công viên nghỉ ngơi giải trí lớn của Hà Nội, chức năng đa dạng, gắn với hoạt động của Trường ĐHNN 1 và Viên Nghiên cứu Rau quả trung ương. Tạo thành trục không gian xanh nối không gian sông Hồng với sông Đuống. 

-  Phân khu chức năng và định hướng tổ chức không gian: 

. Hồ đóng vai trò là hồ điều hoà và tạo cảnh quan cho khu vực. Cảnh quan chủ đạo của công viên là các hồ nước và tuyến sông Cầu Bây; 

. Khu vực dân cư hiện có chỉ sử dụng tạm thời, khi triển khai xây dựng công viên theo qui hoạch sẽ di chuyển và bố trí tái định cư tại địa điểm phù hợp qui hoạch

. Mật độ xây dựng các công trình trong khu vực công viên không quá 5%. 

- Các công trình giao thông đô thị và đầu mối hạ tầng kỹ thuật đô thị: Cửa thông quan ( cảng cạn ICD) với quy mô dự kiến khoảng 10ha; Nút giao thông giữa đường vành đai 3 và đường 5; trạm xử lý nước thải của khu đô thị Trâu Quỳ và một phần của quận Long Biên, diện tích 9ha; nhà máy cấp nước mặt, diện tích 5ha; tuyến đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và tuyến đường Hà Nội – Hưng Yên.

b) Khu công viên văn hoá lịch sử Phù Đổng: 

 - Vị trí, quy mô: nằm tại phía Bắc khu dân cư xã Phù Đổng, có diện tích khoảng 40,48 ha.

- Tính chất: Khu công viên phục vụ du lịch, nghỉ ngơi giải trí gắn với khu di tích Phù Đổng - Thánh Gióng. 

-  Phân khu chức năng và định hướng tổ chức không gian: 

. Cùng với Trung tâm dịch vụ thương mại, du lịch Phù Đổng tạo thành một khu vực phát triển mới tại xã Phù Đổng.

. Trong khu vực có diện tích hồ nước đóng vai trò là hồ điều hoà và tạo cảnh quan cho khu vực. Cảnh quan chủ đạo của công viên là các hồ nước, cây xanh và gắn với kiến trúc cảnh quan của làng xóm ven sông Đuống, gắn với tuyến tổ chức lễ hội Phù Đổng – Thánh Gióng ngoài đê sông Đuống.

. Mật độ xây dựng các công trình trong khu vực công viên không quá 5%. 

- Các công trình giao thông đô thị và đầu mối hạ tầng kỹ thuật đô thị: Trạm cấp nước, diện tích 1ha.

c) Khu công viên sinh thái Dương Quang: : 

 - Vị trí, quy mô: Nằm tại phía Bắc của khúc quanh sông Thiên Đức tại xã Dương Quang, có diện tích khoảng 71,14ha.

- Tính chất: Công viên sinh thái, kết hợp dịch vụ nghỉ ngơi cuối tuần.

-  Phân khu chức năng và định hướng tổ chức không gian: 

. Công viên được tổ chức trên cơ sở khai thác cảnh quan tự nhiên sông Thiên Đức. Cảnh quan chủ đạo của công viên là các hồ nước, cây xanh và gắn với kiến trúc cảnh quan của các di tích lịch sử và làng xóm ven sông.

. Mật độ xây dựng các công trình trong khu vực công viên không quá 5%. 

Các khu công viên, cây xanh đô thị sẽ được thực hiện theo dự án riêng.

Bảng thống kê qH sử dụng đất khu công viên, cây xanh đô thị  

	TT
	Chức năng sử dụng đất
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ chiếm đất (%)
	Dân số (ngàn người)
	Ghi chú

	
	Khu công viên 
	586,52
	 
	2,31
	

	1
	Khu công viên đô thị X40
	382,89
	 
	2,31
	

	1.1
	Khu vực công viên
	364,45
	 
	 
	

	 
	Đất công viên, cây xanh, mặt n​ước 
	305,26
	 
	 
	

	 
	Đất ở hiện có
	10,39
	 
	2,31
	

	 
	Khu vực đất cơ quan, tr​ường đào tạo
	4,77
	 
	 
	

	 
	Khu vực xây dựng các công trình đầu mối HTKT
	19,00
	 
	 
	

	 
	Đất quân sự, an ninh
	2,19
	 
	 
	

	 
	Đất đ​ường cao tốc HN-HP, đư​ờng sắt
	22,84
	 
	 
	

	1.2
	Đất nút giao thông đ​ường 5 - đư​ờng vành đai 3
	18,44
	 
	 
	

	2
	Khu vực mở rộng công viên đô thị X40
	92,01
	 
	 
	

	 
	Đất công viên, cây xanh, mặt nư​ớc 
	80,72
	 
	 
	

	 
	Khu vực xây dựng các công trình đầu mối HTKT
	7,84
	 
	 
	

	 
	Đất đ​ường Hà Nội – Hư​ng Yên
	3,45
	 
	 
	

	3
	Khu vực CV Lịch sử văn hoá Phù Đổng
	40,48
	 
	 
	

	 
	Đất công viên, cây xanh, mặt nư​ớc 
	39,48
	 
	 
	

	 
	Khu vực xây dựng các công trình đầu mối HTKT
	1,00
	 
	 
	

	4
	Khu vực CV nghỉ ngơi giải trí D​ương Quang
	71,14
	 
	 
	

	 
	Đất công viên, cây xanh, mặt nư​ớc 
	70,74
	 
	 
	

	 
	Đất giao thông khu vực
	0,40
	 
	 
	


6) Cụm công nghiệp, kho tàng,  tiểu thủ công nghiệp:

Các cụm công nghiệp, kho tàng, tiểu thủ công nghiệp làng nghề nằm tách biệt với các khu đô thị có tổng diện tích 213,51 ha, gồm: 

- Cụm công nghiệp Ninh Hiệp (công nghiệp đa ngành)

- Cụm công nghiệp Hapro – Lệ Chi, Kim  Sơn (công nghiệp thực phẩm)

- Cụm công nghiệp Bát Tràng (gốm, sứ...)

- Cụm công nghiệp Lâm Giang, làng nghề tiểu thủ công nghiêp  Kiêu Kỵ (công nghiệp đa ngành).

- Kho xăng dầu Phú Thị

Các cụm công nghiệp, kho tàng và tiểu thủ công nghiệp được thực hiện theo dự án riêng.

Bảng thống kê quy hoạch sử dụng đất cụm Cn, kho tàng, ttcn 

	TT
	Chức năng sử dụng đất
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ chiếm đất (%)
	Dân số (ngàn người)
	Ghi chú

	
	Cụm công nghiệp, kho tàng
	213,51
	 
	 
	

	1
	Cụm CN thực phẩm Hapro
	70,05
	 
	 
	

	2
	Cụm CN đa ngành Ninh Hiệp 
	57,80
	 
	 
	

	3
	Cụm CN Lâm Giang, làng nghề TTCN đa ngành Kiêu Kỵ
	56,48
	 
	 
	

	4
	Cụm CN gốm sứ Bát Tràng
	18,50
	 
	 
	

	5
	Kho xăng dầu Phú Thị
	10,68
	 
	 
	


4.2.4 Khu vực dự kiến phát triển đô thị  

Khu vực dự kiến phát triển đô thị có tổng diện tích 1769,51 ha, gồm:

- Khu vực dự kiến phát triển phía Nam cụm công nghiệp Ninh Hiệp, diện tích khoảng 194,49 ha.

- Khu vực dự kiến phát triển phía Bắc công viên Phù Đổng, diện tích khoảng 561,85 ha.

-  Khu vực dự kiến phát triển đô thị Lệ Chi- Kim Sơn ( cụm công nghiệp Hapro), diện tích khoảng 183,98ha.

-  Khu vực dự kiến phát triển dọc đ​ường Hà Nội – Hưng Yên, đ​ường 5, diện tích 829,19ha.

Các khu vực dự kiến phát triển trên, hiện trạng chủ yếu là đất ruộng. 

Số dân cư dự kiến khi khu vực này phát triển vào khoảng 10 vạn người. 

Các khu công nghiệp dự kiến xây dựng mới trong các khu dự kiến phát triển trên là các xí nghiệp công nghiệp thuộc ngành có hàm lượng chất xám cao, như điện tử, viễn thông, cơ khí chính xác...

Các khu vực dự kiến phát triển đô thị sẽ được thực hiện theo dự án riêng với cấu trúc đô thị bao gồm cả các khu dân cư nông thôn lân cận. 

4.2.5 Quy hoạch sử dụng đất khu vực  ngoài đô thị và dự kiến phát triển đô thị

Khu vực ngoài đô thị và dự kiến phát triển đô thị có diện tích 6596,41ha, là phần diện tích xây dựng các trung tâm dịch vụ nông thôn và diện tích các điểm dân cư nông thôn và đất nông nghiệp trên địa bàn huyện. 

Đến năm 2020 số dân cư tại khu vực trung tâm dịch vụ nông thôn và khu dân cư nông thôn huyện Gia Lâm đạt khoảng 193,26 ngàn người. 

1) Khu vực xây dưng các trung tâm dịch vụ :

Các trung tâm dịch vụ có tổng diện tích 231,81ha, gồm:

a) Trung tâm dịch vụ Phù Đổng: 

- Trung tâm dịch vụ Phù Đổng có diện tích 32,31 ha, có chức năng dịch vụ thương mại, du lịch văn hoá, lễ hội, gắn liền với công viên văn hoá lịch sử Phù Đổng.

- Các công trình công cộng dịch vụ trong trung tâm có vai trò hỗ trợ cho các hoạt động dịch vụ thương mại, giáo dục cho 2 xã Phù Đổng và Trung Màu. Ngoài đất công cộng dịch vụ, trong trung tâm bố trí các khu đất xây dựng công trình sủ dụng hỗn hợp (nhà ở, hành chính, dịch vụ...; trong quá trình tính toán cơ cấu sử dụng đất và nhu cầu hạ tầng kỹ thuật, đất xây dựng công trình sử dụng hỗn hợp quy đổi đất ở chiếm 50%.)

- Trong trường hợp khi khu dự kiến phát triển đô thị tại phía Bắc được triển khai, trung tâm dịch vụ Phù Đổng trở thành một khu vực chức năng của đô thị.

b) Trung tâm dịch vụ Lệ Chi – Kim Sơn:

- Trung tâm dịch vụ Lệ Chi – Kim Sơn có diện tích 51,44ha, chức năng chủ yếu là dịch vụ thương mại, nhà ở 

- Tại đây bố trí các công trình dịch vụ công cộng, nhà ở cho công nhân cụm công nghiệp Hapro; các công trình dịch vụ công cộng hỗ trợ cho các trung tâm xã Lệ Chi, Kim Sơn và Dương Quang.

- Trung tâm dịch vụ Lệ Chi – Kim  Sơn là hạt nhân của khu đô thị mới. 

c) Trung tâm dịch vụ Đặng Xá:

- Trung tâm dịch vụ Đặng Xá có diện tích 38,18 ha, chức năng chủ yếu là dịch vụ thương mại, du lịch

-  Tại đây bố trí chợ đầu mối cảng sông Đặng Xá; điểm trung chuyển du lịch dọc sông Đuống; các công trình dịch vụ công cộng hỗ trợ cho các trung tâm xã Cổ Bi, Đặng Xá, Phú Thị. 

d) Trung tâm dịch vụ Kiêu Kỵ:

- Trung tâm dịch vụ Kiêu Kỵ có diện tích 31,05ha, chức năng chủ yếu là dịch vụ thương mại, nhà ở 

- Tại đây bố trí các công trình dịch vụ công cộng, nhà ở cho công nhân cụm công nghiệp Kiêu Kỵ; các công trình dịch vụ công cộng hỗ trợ cho các trung tâm xã Kiêu Kỵ, Dương Xá.

- Trong tương lai khi các khu vực dự kiến phát triển đô thị dọc đường 5 được triển khai, trung tâm dịch vụ Kiêu Kỵ trở thành một khu chức năng của đô thị.

e) Trung tâm dịch vụ Đa Tốn:

- Trung tâm dịch vụ Đa Tốn nằm tại vị trí giao giữa đường Hà Nội – Hưng Yên và trục giao thông chính liên xã, có diện tích 78,83ha, chức năng chủ yếu là dịch vụ thương mại.

- Tại đây bố trí các tổ hợp thương mại dịch vụ cấp đô thị, chợ đầu mối, nơi giới thiệu các sản phẩm gốm, sứ...; các công trình dịch vụ công cộng hỗ trợ cho các trung tâm xã  Đa Tốn, Bát Tràng, Kim Lan, Văn Đức.

- Trong tương lai khi các khu vực dự kiến phát triển đô thị dọc đường Hà Nội – Hưng Yên được triển khai, trung tâm dịch vụ Đa Tốn trở thành một khu chức năng của đô thị.

Bảng thống kê quy hoạch sử dụng đất các trung tâm dịch vụ  

	TT
	Chức năng sử dụng đất
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ chiếm đất (%)
	Dân số (ngàn người)
	Ghi chú

	
	Khu vực xây dựng các trung tâm dịch vụ 
	231,81
	 
	11,82
	

	1
	Trung tâm dịch vụ Phù Đổng
	32,31
	 
	1,69
	

	1.1
	Đất công cộng dịch vụ
	14,32
	 
	 
	

	1.2
	Đất ở mới
	7,60
	 
	1,69
	

	1.3
	Đất cây xanh, mặt n​ước, m​ương
	4,14
	 
	 
	

	1.4
	Đất công trình đầu mối HTKT
	1,00
	 
	 
	

	1.5
	Đất giao thông khu vực
	5,25
	 
	 
	

	2
	Trung tâm dịch vụ Lệ Chi - Kim Sơn
	51,44
	 
	3,44
	

	2.1
	Đất công cộng dịch vụ
	12,42
	 
	 
	

	2.2
	Đất ở
	16,38
	 
	3,44
	

	
	Đất ở hiện có
	2,92
	 
	0,45
	

	
	Đất ở mới
	13,46
	 
	2,99
	

	2.3
	Đất cây xanh, mặt n​ước, mư​ơng
	8,88
	 
	 
	

	2.4
	Đất giao thông khu vực
	13,76
	 
	 
	

	3
	Trung tâm dịch vụ Đặng Xá
	38,18
	 
	1,90
	

	3.1
	Đất công cộng dịch vụ
	14,90
	 
	 
	

	3.2
	Đất ở mới
	8,57
	 
	1,90
	

	3.3
	Đất cây xanh, mặt nư​ớc, m​ương
	7,28
	 
	 
	

	3.4
	Khu vực đất cơ quan, tr​ường đào tạo
	2,34
	 
	 
	

	3.5
	Đất giao thông khu vực
	5,09
	 
	 
	

	4
	Trung tâm dịch vụ Kiêu Kỵ
	31,05
	 
	1,69
	

	4.1
	Đất công cộng dịch vụ
	12,85
	 
	 
	

	4.2
	Đất ở
	7,98
	 
	1,69
	

	
	Đất ở hiện có
	1,25
	 
	0,19
	

	
	Đất ở mới
	6,73
	 
	1,50
	

	4.3
	Đất cây xanh, mặt n​ước, mư​ơng
	5,01
	 
	 
	

	4.4
	Đất giao thông khu vực
	5,21
	 
	 
	

	5
	Trung tâm dịch vụ Đa Tốn
	78,83
	 
	3,10
	

	5.1
	Đất công cộng dịch vụ
	17,32
	 
	 
	

	5.2
	Đất ở
	18,74
	 
	3,10
	

	
	Đất ở hiện có
	15,54
	 
	2,39
	

	
	Đất ở mới
	3,20
	 
	0,71
	

	5.3
	Đất cây xanh, mặt n​ước
	32,53
	 
	 
	

	5.4
	Khu vực đát cơ quan, tr​ường đào tạo
	1,58
	 
	 
	

	5.5
	Khu vực xây dựng công trình tôn giáo, tín ng​ưỡng
	1,18
	 
	 
	

	5.6
	Đất giao thông khu vực
	7,48
	 
	 
	


2)  Quy hoạch sử dụng đất khu vực nông nghiệp, nông thôn

Khu vực nông nghiệp, nông thôn có diện tích khoảng 6364,60ha, gồm khu vực trong đê có diện tích 3265,63 ha và khu vực ngoài đê có diện tích 3098,97ha.

- Trong quá trình đô thị hoá, cần tiến hành điều chỉnh lại ranh giới xã để phù hợp với việc một số xã  có phần lớn diện tích chuyển đổi thành phường trong đô thị.

 - Mỗi xã có một trung tâm xã với tiêu chuẩn thiết kế đất công cộng khoảng 8-10m2/người, đảm bảo đáp ứng nhu cầu đất xây dựng theo quy chuẩn trường học, UBND, hệ thống chợ. Ngoài ra các xã còn được hỗ trợ các hoạt động dịch vụ, trước hết là dịch vụ thương mại, nghỉ ngơi giải trí tại các trung tâm dịch vụ – có vai trò như trung tâm của các cụm xã.

- Tiếp tục triển khai các dự án xây dựng khu công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp trên cơ sở đảm bảo các điều kiện về môi trường. Đối với các khu công nghiệp phát triển mới, tập trung theo hướng lấp đầy các XNCN có hàm lượng chất xám cao. Khi tiến hành xây dựng các khu công nghiệp mới cần đầu tư xây dựng đồng thời các khu nhà ở mới cho công nhân.

- Khu vực làng, xã hiện có cải tạo chỉnh trang: Thực hiện theo Quyết định số 23/2005/QĐ-UB ngày 18/02/2005 của UBND Thành phố Hà Nội và tuân thủ theo Quy chuẩn xây dựng Việt Nam. Phát triển các diện tích đất ở mới với quy mô chiếm khoảng 10-15% đất ở hiện tại, vừa đáp ứng nhu cầu của việc gia tăng dân số, vừa tạo điều kiện cho việc xây dựng các dự án đấu thầu về đất để lấy kinh phí xây dựng hệ thống hạ tầng. Đất xen kẹt sử dụng cho mục đích chung phục vụ nhu cầu cộng đồng, như: làm sân chơi, thể dục thể thao, cây xanh, bãi đỗ xe...Các hồ ao có diện tích từ 1000m2  trở lên không được tự ý san lấp, để sử dụng thoát nước chung, bảo vệ cảnh quan và cải tạo vi khí hậu cho khu vực. 

- Khu vực  xã Kim Lan, Văn Đức và một phần xã Đông Dư, Bát Tràng nằm ngoài đê sông Hồng: Việc cải tạo xây dựng các công trình trong khu vực được thực hiện theo dự án riêng, đảm bảo tuân thủ Luật Đê điều và quy hoạch cơ bản hai bên bờ sông Hồng.

- Đất công trình di tích, tôn giáo, danh lam thắng cảnh: quy mô diện tích được xác định trên cơ sở ranh giới hiện đang quản lý sử dụng. Việc lập dự án cải tạo, xây dựng trong các khu vực này được thực hiện theo dự án riêng, tuân thủ Luật Di sản Văn hoá.

- Khu vực làng cổ Bát Tràng tại xã Bát Tràng được bảo tồn, tôn tạo phục vụ du lịch.

- Đảm bảo việc triển khai các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật, gồm: 

. Tuyến đường sắt đô thị và các nhà ga.

. Các tuyến đường vành đai và các nút giao thông lập thể

. Tuyến ống dẫn dầu và kho xăng dầu

. Tuyến điện cao thế 110KV và 2 trạm nút 110KV/22KV

. Các trạm cấp nước ngầm và trạm xử lý nước mặt (tại xã Phù Đổng)

. Các trạm xử lý nước thải và trạm xử lý rác thải tại Trung Màu và Phù Đổng.

- Hệ thống các sông, hồ được giữ lại, cải tạo chỉnh trang, thiết lập các hành lang bảo vệ tại các sông, kênh, mương chống lấn chiếm và đảm bảo cảnh quan môi trường.

- Các khu vực nghĩa địa, nghĩa trang hiện có (trừ các nghĩa địa nằm trong các khu đô thị) về cơ bản được giữ lại, dự kiến là đất cây xanh sinh thái. Việc di dời sẽ cụ thể tuỳ sẽ xác định theo nhu cầu của quá trình đô thị hoá.

- Đất quốc phòng được thực hiện theo Quyết định số 611/TTg ngày 05/8/1997 của Thủ tướng chính phủ - thực hiện theo dự án riêng được cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

- Đất an ninh do Bộ Công an quản lý được thực hiện theo Quyết định số 566/QĐ-TTg ngày 22/6/2000 của Thủ tướng chính phủ - thực hiện theo dự án riêng được cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

- Các dự án ngoài đê được thực hiện theo dự án riêng, tuân thủ Luật Đê điều và phù hợp với quy hoạch cơ bản hai bên bờ sông Hồng được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Bảng thống kê quy hoạch sử dụng đất khu vực nông thôn   

	TT
	Chức năng sử dụng đất
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ chiếm đất (%)
	Dân số (ngàn người)
	Ghi chú

	
	Khu vực nông nghiệp, nông thôn
	6364,60
	
	181,26
	

	1
	Khu vực trong đê 
	3265,63
	100,0
	149,96
	

	1.1
	Đất công cộng 
	164,98
	5,05
	 
	

	1.2
	Đất cơ quan, trư​ờng đào tạo
	20,52
	0,63
	 
	

	1.3
	Đất ở 
	1032,43
	31,62
	149,96
	

	
	Đất ở hiện có
	901,22
	27,60
	125,10
	

	
	Đất ở mới
	131,21
	4,02
	24,86
	

	1.4
	Đất công viên, cây xanh
	259,54
	7,95
	 
	

	1.5
	Đất an ninh quốc phòng
	40,97
	1,25
	 
	

	1.6
	Đất tôn giáo tín ng​ưỡng
	32,45
	0,99
	 
	

	1.7
	Đất sản xuất TTCN, công nghiệp, kho tàng
	75,87
	2,32
	 
	

	1.8
	Đất giao thông
	383,02
	11,73
	 
	

	1.9
	Đất công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật
	39,80
	1,22
	 
	

	1.10
	Đất CX cách ly, đất nông nghiệp và đất khác
	1216,05
	37,24
	 
	

	2
	Khu vực ngoài đê 
	3098,97
	100,0
	31,30
	

	2.1
	Đất công cộng 
	20,31
	0,66
	 
	

	2.2
	Đất cơ quan, tr​ường đào tạo
	0,00
	0,00
	 
	

	2.3
	Đất ở 
	239,82
	7,74
	31,30
	

	
	Đất ở hiện có
	226,43
	7,31
	28,80
	

	
	Đất ở mới
	13,39
	0,43
	2,50
	

	2.4
	Đất công viên, cây xanh
	21,68
	0,70
	 
	

	2.5
	Đất an ninh quốc phòng
	1,51
	0,05
	 
	

	2.6
	Đất tôn giáo tín ng​ưỡng
	2,01
	0,06
	 
	

	2.7
	Đất sản xuất TTCN, công nghiệp, kho tàng
	0,00
	0,00
	 
	

	2.8
	Đất giao thông
	25,59
	0,83
	 
	

	2.9
	Đất công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật
	10,00
	0,32
	 
	

	2.10
	Đất sông Hồng, sông Đuống và bãi ngoài sông
	2703,52
	87,24
	 
	

	
	Sông Hồng và bãi ngoài sông Hồng
	1014,74
	32,74
	 
	

	
	Sông Đuống và bãi ngoài sông Đuống
	1688,78
	54,49
	 
	

	2.11
	Đất CX cách ly, đất nông nghiệp và đất khác
	74,53
	2,41
	 
	


4.3 Định hướng tổ chức không gian  kiến trúc cảnh quan
1) Bố cục kiến trúc các khu vực phát triển đô thị: Khu đô thị Yên Viên, đô thị Trâu Quỳ, khu đô thị Tây Bắc Yên Viên, Đông Nam Yên Viên:

 Cảnh quan chủ đạo của khu vực này được xác định theo không gian của các trục đường chính cấp đô thị. Ngoài các kết nối không gian của các trục giao thông, là các kết nối về không gian cây xanh, mặt nước và các yếu tố văn hoá. Đây cũng là đặc trưng cơ bản của hình thái không gian kiến trúc các khu đô thị tại huyện Gia Lâm. 

Điểm nhấn chính trong các khu đô thị là khu vực quảng trường trước nhà ga (ga Yên Viên, ga Cổ Bi) và các không gian mở – cây xanh, mặt nước. Do trong các khu vực đô thị có nhiều sông, hồ nên cảnh quan chung của đô thị tổ chức theo hướng sinh thái, mật độ xây dựng thấp. 

Tổ chức không gian cho các khu trung tâm, cửa ngõ đô thị, các tuyến phố chính, các quảng trường, vị trí tượng đài, các điểm nhấn trong đô thị sẽ tiếp tục được cụ thể hoá trong các bước quy hoạch tiếp theo.
2) Bố cục kiến trúc các khu vực nông thôn: Về cơ bản cảnh quan khu vực làng xã truyền thống đồng bằng Bắc Bộ được bảo tồn, tôn tạo, đặc biệt là hệ thống không gian đặc trưng: di tích lịch sử văn hoá vật thể (đình, chùa...) và phi vật thể (lễ, hội...) và được bổ sung các không gian cảnh quan mới của các khu vực phát triển đô thị tại các trung tâm dịch vụ nông thôn. 

3) Bố cục cảnh quan của hệ thống công viên, sông, hồ: Các sông Thiên Đức, sông Cầu Bây được tôn tạo. Hai bên sông xây dựng hệ thống đường dạo. Hệ thống hồ được cải tạo và xây dựng mới gắn liền với hệ thống cây xanh, tạo thành hệ thống công viên.

4) Bố cục cảnh quan khu vực ven sông Đuống, sông Hồng: Là hệ thống hàng lang  cây xanh cảnh quan quan trọng của Hà Nội. Việc bố cục và quản lý kiến trúc cảnh quan khu vực này được thực hiện theo dự án riêng, tuân thủ Luật Đê điều và phù hợp với quy hoạch cơ bản hai bên bờ sông Hồng được cấp thẩm quyền phê duyệt.

5) Bố cục cảnh quan khu vực phát triển nông nghiệp: Việc phát triển các khu nông nghiệp sinh thái, trang trại góp phần tạo lập và làm phong phú cảnh quan chung, thúc đẩy các hoạt động dịch vụ du lịch. 

4.3.1 Khái toán kinh phí xây dựng đô thị   

Khái toán chi phí xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật chính trong khu vực lập quy hoạch:

Bảng khái toán chi  phí xây dựng hệ thống HTKT chính 

	TT
	Loại
	Khối lượng
	Suất đầu t​ư 

(tỷ đồng)
	Chi phí 

(tỷ đồng)

	1
	Đ​ường giao thông (22-40m) và hệ thống HTKT theo đường (km)
	116,34
	20
	2327

	2
	Nhà máy n​ước
	 
	 
	2004

	 
	Nhà máy nư​ớc ngầm (m3/ng.đ)
	126000
	0,004
	504

	 
	Nhà máy n​ước mặt (m3/ng.đ)
	250000
	0,006
	1500

	3
	Trạm xử lý nư​ớc thải (m3/ng.đ)
	106000
	0,006
	636

	4
	Trạm biến thế (trạm)
	298
	0,15
	44,7

	5
	Xây dựng kênh m​ương tiêu chính

(kênh cấp I và cấp II- m)
	90900
	0,001
	91

	 
	Tổng
	 
	 
	5102

	 
	Dự phòng phí (20%)
	 
	 
	1020

	6
	Tổng cộng
	 
	 
	6123


4.4 định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị
4.4.1 Quy hoạch hệ thống giao thông  

1) Các công trình giao thông đầu mối quốc gia và thành phố:

a) Đường sắt quốc gia và đường sắt đô thị: 

- Các tuyến đường sắt quốc gia Hà Nội-Hải Phòng, Hà Nội-Lạng Sơn sẽ được cải tạo, nâng cấp thành đường sắt đôi, sử dụng kết hợp với đường sắt đô thị (tuyến số 1). Xây dựng mới đoạn đường sắt Yên Viên-Đông Anh vòng tránh khu di tích Cổ Loa.

- Xây dựng đường sắt vành đai và đầu mối đường sắt phía đông của Thành phố. 

- Cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới các Ga: Yên Viên (ga lập tàu hàng và tầu khách), Cổ Bi (ga hàng hoá) và một số ga tránh.

Việc đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp hệ thống đường sắt quốc gia và đường sắt đô thị sẽ được xác định cụ thể theo các dự án riêng được cấp thẩm quyền phê duyệt.

b) Hệ thống đường bộ: Xây dựng, cải tạo, nâng cấp mở rộng các tuyến quốc lộ hướng tâm hiện có và đường vành đai sau: 

- Quốc lộ 5 có mặt cắt ngang điển hình rộng 60m.

- Quốc lộ 1A, đoạn qua khu đô thị Yên Viên mặt cắt ngang điển hình rộng 48m

- Đường liên tỉnh Hà Nội-Hưng Yên mặt cắt ngang điển hình rộng 40m.

- Đường Vành đai 3 quy mô 6-8 làn xe (không bao gồm các đường gom 2 bên)

- Đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng quy mô 6-8 làn xe (không bao gồm các đường gom 2 bên).

- Đường liên vùng Văn Giang(tỉnh Hưng Yên)-Kiêu Kỵ-Dương Quang-Phú Thị- Phù Đổng- Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ Bắc Ninh, quy mô 6 – 8 làn xe.

- Xây dựng các nút giao khác mức giữa các tuyến quốc lộ hưóng tâm, đường Vành đai với các trục giao thông chính của huyện. 

- Xây dựng các công trình đầu mối giao thông đường bộ: Bến đỗ xe tải, xe bus  Yên Viên; Bến xe tải Trâu Quỳ, Ninh Hiệp, cảng thông quan tại Cổ Bi...

Việc đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp mở rộng các tuyến quốc lộ hướng tâm hiện có, các công trình đầu mối giao thông đường bộ, đường vành đai và các nút giao khác mức sẽ được xác định cụ thể theo các dự án riêng được cấp thẩm quyền phê duyệt.

c) Đường thuỷ: Xây dựng cảng hàng hoá Phù Đổng trên sông Đuống tại khu vực Cổ Bi, Đặng Xá. Cải tạo, nâng cấp một số cảng sông phục vụ du lịch tại các xã Kim Lan, Văn Đức, Bát Tràng và chuyên dùng phục vụ khai thác và vận chuyển VLXD trên sông Hồng và sông Đuống.

Các cảng sông được thực hiện theo dự án riêng, tuân thủ Luật Đê điều, đảm bảo yêu cầu thoát lũ và phù hợp với quy hoạch cơ bản hai bên bờ sông Hồng, sông Đuống được cấp thẩm quyền phê duyệt.

d) Tuyến ống dẫn dầu: Tuyến ống dẫn dầu hiện có và dự kiến chạy qua địa bàn huyện đều có hành lang bảo vệ và được thực hiện theo dự án riêng.

2) Các tuyến đường bộ tại khu vực đô thị và khu vực nông thôn :

Theo Quy định của Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng và Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng trong hồ sơ quy hoạch chung xây dựng huyện Gia Lâm, tỷ lệ 1/5000 phần quy hoạch hệ thống giao thông đường bộ trong phạm vi đô thị nghiên cứu đến cấp đường khu vực, hệ thống giao thông đường trong phạm vi khu vực nông thôn nghiên cứu đến cấp đường liên xã. Hệ thống cấp đường nội bộ sẽ được nghiên cứu cụ thể trong giai đoạn thiết kế quy hoạch chi tiết sau.

- Các đường chính đô thị (đường có mặt cắt ngang điển hình rộng 40m), đường liên khu vực (rộng 30m) và đường chính khu vực (23m và 22m) đã được xác định trong Điều chỉnh Quy hoạch chung thủ đô Hà Nội năm 1998, Quy hoạch chi tiết huyện Gia Lâm tỷ lệ 1/5000 năm 1999, các đồ án quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt. Trong đồ án tiếp tục bổ sung các đường khu vực (rộng 17,5m) tại các khu vực dân dụng, công nghiệp để phù hợp với các định hướng phát triển không gian. Mật độ các trục đường chính đạt khoảng 5km/km2

- Các tuyến đường liên huyện có mặt cắt ngang điển hình rộng 30-40m. Các tuyến đường liên xã có mặt cắt ngang điển hình 17,5m, 22 -23m. Mật độ các trục đường chính đạt 3km/km2.

Tuyến đường đê sông Hồng, sông Đuống được cải tạo, nâng cấp tăng cường khả năng phòng chống lũ lụt và kết hợp phục vụ giao thông trên địa bàn huyện. Khi lập dự án đầu tư xây dựng phải có ý kiến thống nhất của cơ quan quản lý đê điều.

3) Các bãi đỗ xe: 

- Khu vực phát triển đô thị : xây dựng các bãi đỗ xe tập trung  theo tiêu chuẩn xác định tại Quyết định số 165/2003/QĐ-UB ngày 02/12/2003 của UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt quy hoạch mạng lưới các điểm đỗ xe và bãi đỗ xe công cộng thành phố đến năm 2020. 

- Các trung tâm dân cư khu vực nông thôn : xây dựng bãi đỗ xe tập trung phục vụ yêu cầu sản xuất và sinh hoạt, sẽ được xác định theo dự án riêng.

4.4.2 Quy hoạch hệ thống thoát nước mưa và san nền  

1) Nguyên tắc chung: 
- Xây dựng hệ thống thoát nước mưa kết hợp giữa tự chảy và trạm bơm động lực thoát ra sông Đuống, sông Hồng, sông Bắc Hưng Hải. Khai thác sử dụng hệ thống thuỷ lợi hiện có. 

2) Các lưu vực thoát nước chính:

a) Khu vực Bắc Đuống:

- Lưu vực 1 (diện tích khoảng 1052ha), gồm xã Yên Thường và một phần xã Yên Viên, thoát ra sông Ngũ Huyện Khê qua trạm bơm Liên Đàm (công suất 3,4m3/s). Xây dựng  các hồ điều hoà có tổng diện tích khoảng 85ha và các tuyến cống thoát nước mưa có đường kính D 800- 2000mm, mương thoát nước B=12-20m H=3-3,5m.

- Lưu vực 2 (diện tích khoảng 1181 ha), gồm: khu đô thị Yên Viên, một phần xã Yên Viên và các xã Đình Xuyên, Ninh Hiệp, Phù Đổng, Dương Hà, thoát ra sông Đuống qua trạm bơm  Dương Hà (công suất : 10,6m3/s). Xây dựng các hồ điều hoà có tổng diện tích khoảng 49ha và các tuyến cống thoát nước mưa có đường kính D800-2000mm, mương thoát nước B= 12-20m,  H tb= 3-3,5m.

- Lưu vực 3 (diện tích khoảng 913ha), gồm xã Trung Màu và một phần các xã Ninh Hiệp, Phù Đổng, thoát ra sông Đuống qua các trạm bơm Phù Đổng, Thịnh Liên (công suất:9,7m3/s). Xây dựng các hồ điều hoà diện tích khoảng 48ha và các tuyến cống thoát nước mưa có đường kính D800-1750mm, mương thoát nước B= 12-20m,  H tb= 3-3,5m .

b) Khu vực Nam Đuống: 

- Lưu vực1 (có diện tích khoảng 2384ha), là lưu vực có diện tích đất phát triển đô thị lớn nhất, gồm khu đô thị Trâu Quỳ, khu công viên đô thị, một phần diện tích quận Long Biên (phía Đông đường vành đai 3) và các xã Đông Dư, Đa Tốn, thoát ra sông sông Cầu Bây, dẫn về 2 trạm bơm xây dựng mới: Trạm bơm Đông Dư (công suất 8-10 m3/s) và Xuân Thuỵ (công suất:10-12m3/s) để bơm ra sông Hồng và sông Bắc Hưng Hải. Xây dựng các hồ điều hoà có tổng diện tích khoảng 156ha và các tuyến cống thoát nước mưa có đường kính D 800-2500mm, mương thoát nước B=12-20m,  H tb= 3-3,5m. Riêng đối với sông Cầu Bây sẽ được cải tạo, mở rộng mặt cắt ngang 40m để đảm bảo yêu cầu thoát nước tự chảy cho quận Long Biên và một phần huyện Gia Lâm (khi mực nước sông Bắc Hưng Hải < 3,0m).

- Lưu vực 2 (có diện tích khoảng 3170ha), gồm các xã Dương Xá, xã Đặng Xá, Kim Sơn, Lệ Chi, Dương Quang, xã Kiêu Kỵ, chia thành tiểu lưu vực: Tiểu lưu vực sông Giàng – Bắc Hải ( diện tích khoảng 2520ha) ra cống Liễu Khê vào sông Đậu; Tiểu lưu vực mương Kiên Thành ( diện tích khoảng 251ha) ra công Tân Quang vào sông Bắc Hưng Hải ; Tiểu lưu vực cống Hoàng Xá ( diện tích khoảng 406ha) ra cống Hoàng Xá vào sông Bắc Hải.

- Để chủ động tiêu nước, các trạm bơm Đông Dư và Xuân Thuỵ đã tính toán với công suất có thể hỗ trợ tiêu nước cho toàn bộ tiểu lưu vực mương Kiên Thành và tiểu lưu vực cống Hoàng Xá.

c) Khu vực ngoài đê sông Hồng: Bao gồm xã Bát Tràng, Kim Lan, Văn Đức và một phần xã Đông Dư thuộc phạm vi quy hoạch cơ bản phát triển sông Hồng, hệ thống thoát nước sẽ được nghiên cứu cụ thể phù hợp quy hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt. 

Hệ thống thoát nước trong các khu đô thị, các tuyến đường đã có quy hoạch (hoặc dự án đầu tư xây dựng) được cấp thẩm quyền phê duyệt sẽ thực hiện theo dự án riêng.

Đối với các khu vực dự kiến phát triển đô thị khi triển khai quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000, 1/500, thì diện tích hồ điều hoà nằm trong hệ thống thoát nước đô thị cần đảm bảo tỷ lệ từ 4% đến 5% so với diện tích đất phát triển đô thị.

Đối với khu vực dân cư làng xóm: cải tạo và xây dựng hoàn thiện hệ thống thoát nước hiện có và được thực hiện theo dự án riêng.  

3) San  nền:  Cao độ san nền khu vưc phát triển đô thị: 

- Khu vực phát triển đô thị Bắc Đuống: Cao độ nền trung bình khoảng: 5,6–7,4m.

- Khu vực thị trấn Yên Viên: Cao độ nền trung bình khoảng 6,6 – 8,6m.

- Khu vực phát triển đô thị Nam Đuống: Cao độ nền trung bình khoảng 4,6– 5,6m.

Các khu vực đã có quy hoạch chi tiết và dự án được cấp thẩm quyền phê duyệt thực hiện theo dự án riêng. Khi lập dự án đầu tư xây dựng phát triển đô thị phải có giải pháp san nền đảm bảo tương quan phù hợp với cao độ nền khu vực dân cư hiện có cũng như các quy hoạch chi tiết, các dự án đã được cấp thẩm quyền phê duyệt và đảm bảo yêu cầu thoát nước.

4.4.3 Quy hoạch hệ thống cấp nước  

1) Nhu cầu dùng nước: 
Tổng nhu cầu dùng nước sinh hoạt cho khu vực lập quy hoạch khoảng 100ngàn m3/ngày đêm.  Nhu cầu nước dự phòng khoảng 31 ngàn m3/ngày đêm.

2) Nguồn cấp nước: 

 Nguồn nước cấp cho huyện Gia Lâm chủ yếu khai thác, sử dụng nước ngầm. Về lâu dài có thể xây dựng bổ sung 2 nhà máy cấp nước mặt để cấp nước cho huyện Gia Lâm và một phần quận Long Biên với quy mô công suất khoảng 250000m3/ngaỳ dêm. Dự kiến xây dựng tại khu vực phía Nam xã Phù Đổng và tại xã Đông Dư (trong khu công viên cây xanh hồ điều hòa). 

3) Giải pháp cấp nước:

- Nhà máy nước Yên Viên công suất dự kiến 32.000m3/ngày.đêm cấp nước sinh hoạt cho khu đô thị Yên Viên, khu đô thị Tây Bắc Yên Viên, khu đô thị Tây Nam Yên Viên , các khu dân cư nông thôn tiếp giáp với các khu đô thị và khu vực dự kiến phát triển Nam Ninh Hiệp (nhu cầu 3404 m3/ngđ)

- Nhà máy nước Trâu Quỳ công suất dự kiến 50.000m3/ngày.đêm cấp nước sinh hoạt cho đô thị Trâu Quỳ, khu công viên đô thị, các khu dân cư nông thôn lân cận và  khu vực dự kiến phát triển dọc đường 5 ( nhu cầu 14.511 m3/ngđ)

- Các trạm cấp nước cục bộ: Trạm Phù Đổng công suất khoảng 10.000m3/ngày.đêm; Trạm tại xã Lệ Chi công suất khoảng 10.000m3/ngày.đêm; Trạm Kim Sơn: 10.000m3/ngày.đêm ( đủ cấp cho cả khu vực dự trữ phát triển đô thị Kim Sơn – Lệ Chi ); Trạm Đa Tốn: 10.000m3/ngày đêm; Trạm Kim Lan: 2000m3/ngày.đêm); trạm Văn Đức: 2000m3/ngày.đêm) cấp nước cho các trung tâm dịch vụ, công viên, điểm dân cư nông thôn tập trung xa các khu đô thị.

- Nhà máy cấp nước mặt tại Phù Đổng công suất 150.000m3/ngày đêm dự kiến cấp cho khu vực dự trữ phát triển đô thị tại Nam Ninh Hiệp và Bắc Công viên Phù Đổng ( với tổng nhu cầu khoảng 15.000m3/ngày đêm).

- Nhà máy cấp nước mặt tại Đông Dư công suất 100000m3/ngày đêm cấp nước bổ sung cho quận Long Biên và cho khu vực dự kiến phát triển đô thị dọc đường 5 với nhu cầu cấp nước dự kiến khoảng 14.000m3/ngày đêm. 

- Đối với khu vực dự kiến phát triển đô thị Bắc công viên Phù Đổng ở giai đoạn trước mắt khi chưa xây dựng được nhà máy nước mặt có thể xem xét xây dựng trạm cấp nước cục bộ

Tổng công suất của các nhà máy cấp nước và trạm cấp nước khoảng 126000m3/ngày.đêm. Vị trí và công suất cụ thể của các nhà máy nước, các trạm cấp nước sẽ được xác định và thực hiện theo dự án riêng.

- Xây dựng mạng lưới các tuyến ống truyền dẫn, phân phối chính đường kinh D100-400mm trên các trục đường quy hoạch, tạo mạch vòng cấp nước an toàn, liên tục.
- Khi xây dựng bổ sung hai nhà máy cấp nước mặt một số tuyến ống truyền dẫn, phân phối chính có thể sẽ được xem xét cải tạo,  điều chỉnh phù hợp với việc phân bổ lại nguồn cấp nước.

- Vị trí tuyến nước thô và số lượng giếng nước thô trong đồ án chỉ là sơ bộ, chi tiết sẽ được thực hiện theo dự án riêng, khi lập dự án đầu tư xây dựng cần có thỏa thuận của cơ quan quản lý tài nguyên nước, đê điều về việc khai thác nước và công trình xây dựng trong phạm vi đê điều, đảm bảo bãi sông, tuân thủ theo các quy định đê điều.
- Trên địa bàn huyện Gia Lâm, hiện có một số tuyến xăng dầu đặt ngầm. Vì vậy, các tuyến cấp nước cắt qua hành lang tuyến ống xăng dầu hiện có, khi lập dự án đầu tư xây dựng cần khảo sát hiện trạng và có sự thỏa thuận của cơ quan quản lý công trình xăng dầu, cơ quan phòng cháy chữa cháy, đảm bảo an toàn, tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước. 
4.4.4 Quy hoạch hệ thống cấp điện 

1) Nhu cầu phụ tải:   

Tổng nhu cầu dùng điện Ptt= 250799KW; Stt= 278666KVA

Nhu cầu dùng điện dự phòng cho các khu vực dự kiến phát triển đô thị Ptt= 82577KW; Stt= 91753KVA.

2) Nguồn cấp điện:

Cấp điện cho huyện Gia Lâm từ các trạm 110 KVGia Lâm (E2) và 110KV Gia Lâm 2 (công suất 2x 63MVA đặt tại Phú Thị), đồng thời được hỗ trợ cấp điện từ trạm 110KV Sài Đồng B (E.15); Sài Đồng A. Cải tạo, nâng cấp 2 tuyến dây 110KV Gia Lâm – Sài Đồng B- Phố Nối để nâng cao khả năng cấp điện cho các phụ tải. 

Về lâu dài sẽ xây dựng trạm Gia Lâm 3 công suất dự kiến 2x 63MVA tại xã Phù Đổng. 

Vị trí, quy mô công suất và quỹ đất xây dựng các trạm biến áp 110/22KV cụ thể sẽ do cơ quan quản lý chuyên ngành điện quyết định và được thực hiện theo dự án riêng.   

3) Tuyến dây trung thế: 

- Cải tạo và xây dựng mới các tuyến 22KV từ Trạm 110/22KV Gia Lâm –E2 và  từ trạm  110/22KV Gia Lâm 2. 

- Trong các khu vực phát triển đô thị, các tuyến cáp trung thế đặt ngầm dưới các đường quy hoạch.

- Các tuyến điện 35KV, 10KV, 6KV hiện có sẽ được cải tạo, hạ ngầm và nâng lên cấp điện áp 22KV theo quy hoạch. 

4) Trạm biến thế 22/0,4K: 

Xây dựng các trạm biến thế 22/0,4KV đảm bảo yêu cầu cấp điện an toàn, theo yêu cầu phụ tải của các khu vực. Vị trí, quy mô công suất và quỹ đất xây dựng cụ thể của các trạm biến áp sẽ được xác định theo quy hoạch chi tiết và dự án riêng được cấp thẩm quyền phê duyệt.

4.4.5 Quy hoạch hệ thống thoát nước thải , quản lý chất thải rắn và nghĩa trang
1) Nhu cầu thu gom xử lý nước thải:  

- Tổng nhu cầu nước thải phải thu gom xử lý trong toàn huyện khoảng 82.000 m3/ngày đêm (phục vụ cho Khu vực phát triển đô thị và khoảng 50% nhu cầu khu vực nông thôn).

- Tổng nhu cầu nước thải phải thu gom xử lý dự kiến phục vụ cho khu vực dự kiến phát triển đô thị khoảng 24.000 m3/ngày đêm.

- Nước thải trong các khu, cụm công nghiệp và Khu đô thị đã có dự án đầu tư xây dựng được xử lý cục bộ và thực hiện theo các dự án riêng. Nước thải trong các bệnh viện được xử lý cục bộ trong bản thân công trình.

2) Hệ thống thu gom và xử lý nước thải:

a) Nguyên tắc xử lý nước thải:

- Đảm bảo thu gom hết các loại nước thải của đô thị (sinh hoạt, sản xuất, công cộng...)

- Nước thải trước khi xả ra hệ thống thoát nước mưa phải đảm bảo tiêu chuẩn theo qui định về môi trường và phải có thoả thuận của cơ quan quản lý môi trường.

- Tận dụng tối đã nước thải sau xử lý và đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh môi trường để tái sử dụng cho các nhu cầu khác (tưới cây, rửa đường, phục vụ nông nghiệp).

- Các trạm xử lý và trạm bơm chuyển bậc nên sử dụng các công nghệ tiên tiến, hiện đại ít ảnh hưởng đến môi trường, sử dụng đất tiết kiệm, đảm bảo khoảng cách an toàn vệ sinh môi trường theo qui định. Diện tích và công suất các trạm xử lý và trạm bơm và khoảng cách an toàn vệ sinh môi trường xác định trong Đồ án chỉ là sơ bộ, chi tiết sẽ được nghiên cứu và xác định chính xác theo các dự án riêng.

b) Hệ thống thu gom và xử lý nước thải tại khu vực đô thị:

- Xây dựng 03 trạm xử lý: Trạm Tây Bắc Yên Viên tại xã Yên Thường (công suất 6.000m3/ngày đêm, diện tích khoảng 1,5 ha) phục vụ cho khu đô thị Tây Bắc Yên Viên và khu dân cư nông thôn lân cận; Trạm Đông Nam Yên Viên tại xã Yên Viên (công suất 17.000m3/ngày đêm, diện tích 2,5 ha) phục vụ cho Khu đô thị Yên Viên và Khu đô thị Đông Nam Yên Viên; khu dân cư nông thôn lân cận và cho khu vực dự kiến phát triển tại Nam Ninh Hiệp; Trạm Trâu Quỳ tại xã Đông Dư (công suất 61.000m3/ngày đêm, diện tích 9 ha) phục vụ cho đô thị Trâu Quỳ, công viên đô thị, trung tâm dịch vụ Đa Tốn, khu dân cư nông thôn lân cận, một phần của quận Long Biên (khoảng 34.000 /ngày đêm) và khu vực dự kiến phát triển dọc Đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng.

- Xây dựng mạng lưới thoát nước thải gồm các tuyến cống (có áp và không áp) D300-D700 chạy dọc theo các tuyến đường quy hoạch và các trạm bơm chuyển bậc.

c) Hệ thống thu gom và xử lý nước thải tại khu vực nông thôn: 

- Xây dựng 04 trạm xử lý nước thải tại khu vực tập trung phát triển, như các trung tâm dịch vụ, các khu công viên và khu vực tập trung dân cư, gồm: Trạm Phù Đổng tại xã Phù Đổng (công suất 10.000m3/ngày đêm, diện tích 2 ha) phục vụ Trung tâm dịch vụ Phù Đổng và Công viên văn hóa lịch sử Phù Đổng, khu dân cư lân cận và khu vực dự kiến phát triển Bắc Công viên Phù Đổng; Trạm Đặng Xá tại xã Đặng Xá (công suất 4.000m3/ngày đêm, diện tích 1,3 ha) phục vụ Trung tâm dịch vụ thương mại cảng sông Đặng Xá và khu dân cư lân cận; Trạm Kim Sơn tại xã Kim Sơn (công suất 6.000m3/ngàyđêm, diện tích 1,5 ha) phục vụ Trung tâm dịch vụ Kim Sơn (Khu dịch vụ thương mại Hapro), Công viên nghỉ ngơi giải trí Dương Quang, khu dân cư lân cận và khu vực dự kiến phát triển đô thị Lệ Chi- Kim Sơn; Trạm Kiêu Kỵ, tại xã Kiêu Kỵ (công suất 2000m3/ngày đêm, diện tích 1 ha) phục vụ Trung tâm dịch vụ thương mại cụm CN Kiêu Kỵ, khu dân cư lân cận.

- Xây dựng mạng lưới thoát nước thải gồm các tuyến cống (có áp và không áp) D300-D500 chạy dọc theo các tuyến đường quy hoạch và các trạm bơm chuyển bậc .

3) Vệ sinh môi trường:

a) Chất thải rắn

- Tổng khối lượng rác thải sinh hoạt phải thu gom xử lý khoảng 300 T/ngày (khu vực đô thị khoảng 184 T/ngày; khu vực nông thôn khoảng 116 T/ngày). 

- Dự  báo khối lượng rác thải sinh hoạt phải thu gom xử lý cho Khu vực dự kiến phát triển đô thị khoảng 128 T/ngày

- Rác thải được thu gom phân loại ngay tại nguồn. 

- Đối với rác thải công nghiệp, rác thải bệnh viện độc hại được xử lý theo các yêu cầu riêng phù hợp với từng loại rác thải.

- Trong từng khu nhà ở hoặc các điểm dân cư nông thôn nên nghiên cứu bố trí các điểm tập trung thu gom rác trước khu vận chuyển về khu xử lý. Chi tiết sẽ được xác định trong giai đoạn lập quy hoạch chi tiết và dự án.

- Xây dựng nhà máy xử lý rác thải Phù Đổng-Trung Mầu (công suất 100.000 T/năm; diện tích khoảng 6 ha).

- Đối với bãi rác và khu xử lý rác Kiêu Kỵ hiện có, khi xây dựng đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và phát triển đô thị tại khu vực này, sẽ xem xét di chuyển hoặc thay đổi công nghệ để đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường chung cho khu vực.

b) Quy hoạch hệ thống nhà tang lễ, nghĩa trang, nghĩa địa:

- Nhà tang lễ: xây dựng 02 nhà tang lễ kết hợp với các bệnh viện xây dựng mới tại Trâu Quỳ và bệnh viện khu đô thị Tây Bắc Yên Viên. 

- Nghĩa trang, nghĩa địa: đối với các khu nghĩa trang, nghĩa địa phân tán hiện có trên địa bàn các xã nằm trong khu vực phát triển đô thị giai đoạn đầu sẽ hạn chế không chôn cất thêm và sử dụng là nghĩa trang cát táng, lâu dài sẽ từng bước được di chuyển về nghĩa trang chung Thành phố và chuyển thành các khu cây xanh phục vụ cho dân cư khu vực. Nghiên cứu bố trí một số điểm nghĩa trang mới phục vụ cho việc thực hiện các dự án di chuyển giải phóng mặt bằng và nhu cầu bản thân của dân cư hiện có, các nghĩa trang xây dựng mới phải đảm bảo khoảng cách an toàn vệ sinh môi trường theo qui định. Để khai thác quỹ đất phát triển đô thị hai bên tuyến đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 1621/QĐ-TTg, ngày 29/11/2007, Khu nghĩa trang thành phố dự kiến xây dựng tại xã Đa Tốn (theo Điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2020 đã được phê duyệt), trong đồ án này đề xuất sẽ không xây dựng. 

c) Quy hoạch nhà vệ sinh công cộng:

- Trên các trục phố chính, khu thương mại, công cộng, chợ, bến bãi đỗ xe phải bố trí các nhà vệ sinh công cộng. Chi tiết sẽ được xác định trong giai đoạn lập quy hoạch chi tiết và dự án.

4.4.6 Đánh giá môi trường chiến lược
1) Dự báo và đánh giá tác động môi trường do ảnh hưởng phát triển đô thị:

a) Tác động đến môi trường xã hội:

- Quá trình đô thị hoá tác động tích cực đến hoạt động kinh tế – xã hội của người dân, do được sử dụng các các công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật của đô thị. Tài sản đất đai nông thôn trở nên có giá trị hơn nhờ giá bất động sản của đô thị. Tạo được nhiều việc làm phi nông nghiệp và có thu nhập hơn hẳn lao động nông thôn.

- Do quá trình đô thị hóa, một số lượng lớn người dân bị mất đất để xây dựng khu dân cư và khu công nghiệp, phải chuyển đổi nghề nghiệp. Theo tính toán sơ bộ để thực hiện quy hoạch cần thiết phải chuyển đổi khoảng 1000 ha đất nông nghiệp sang đất xây dựng, tương đương với việc phải tạo ra việc làm mới cho khoảng 4000 lao động nông nghiệp. Quy mô này có thể còn lớn hơn nếu các dự án phát triển đô thị tại khu vực dọc đường 5 và khu vực Phù Đổng, Ninh Hiệp được đầu tư xây dựng.

- Có thể sẽ diễn ra một quá trình dịch cư rất lớn từ bên ngoài vào khu vực lập quy hoạch với quy mô dân số có thể đạt đến 400 ngàn người với các tác động về kinh tế và xã hội kèm theo. 

- Sự chuyển đổi cơ cấu kinh tế – xã hội, văn hoá từ xã lên phường, từ lối sống, văn hóa nông thôn thành lối sông, văn hoá đô thị. 

b) Tác động đến môi trường tự nhiên: 

- Môi trường cảnh quan thay đổi từ môi trường cảnh quan nông nghiệp, nông thôn sang môi trường cảnh quan đô thị.

- ¤ nhiễm nước thải và không khí tại các khu vực làng nghề do không có cơ sở xử lý chất thải phù hợp và sử dụng các công nghệ sản xuất lạc hậu.

- ¤ nhiễm nước thải do không có trạm xử lý nước thải. Mức độ này càng trở nên trầm trọng khi quá trình đô thị hoá diễn ra trên quy mô ngày càng rộng hơn. Thể hiện rõ nét nhất là sự ô nhiễm nguồn nước mặt tại khu vực sông Cầu Bây và sông Thiên Đức, tương tự như sông Tô Lịch, sông Nhuệ tại phía Nam Hà Nội.

- Các khu công nghiệp bố trí quá gần với các khu dân cư mà không có các dải cây xanh cách ly phù hợp. 

- ¤ nhiễm không khí, nguồn nước trong quá trình đầu tư xây dựng trên diện rộng.

2) Các vấn đề về môi trường được giải quyết trong đồ án quy hoạch:
a) Môi trường xã hội: Dành quỹ đất cho việc xây dựng nhà ở tái định cư và xây dựng các trường đào tạo, dạy nghề, các khu vực tạo việc làm phi nông nghiệp cho người dân.
b) Môi trường tự nhiên: 

- Quy hoạch đồng bộ hệ thống thu gom và xử lý nước thải. Các trạm thu gom xử lý nước thải và rác thải được ưu tiên xây dựng trong giai đoạn đầu.
- Hệ thống sông, hồ, mương được bảo tồn, hình thành nên các vành đai cây xanh với diện tích lớn. 

- Xây dựng các hành lang cây xanh cách ly giữa các khu công nghiệp và khu dân cư.
3) Xây dựng Chương trình giám sát chất lượng (monitoring) môi trường: Chương trình này sẽ có nhiệm vụ thiết lập một hệ thống trạm monitoring môi trường của toàn huyện; xác định các thành phần môi trường cần giám sát, thiết lập các địa điểm quan trắc theo quy định của Nhà nước để giám sát các ảnh hưởng đến môi trường của các dự án thành phần và của toàn bộ khu vực quy hoạch. 
Việc đánh giá tác động môi trường sẽ tiếp tục được cụ thể hoá trong các dự án đầu tư xây dựng. 
5 quy hoạch xây dựng đợt đầu 

5.1 Mục tiêu   

Xác định các khu vực được đầu tư xây dựng giai đoạn đầu, tạo cơ sở cho việc phân bổ các nguồn lực và thời gian để thực hiện quy hoạch; tạo điều kiện cho việc thu hút đầu tư để thúc đẩy quá nhanh quá trình đô thị hoá.  

5.2 Quy hoạch sử dụng đất đai, phân khu chức năng và xác định địa điểm xây dựng các công trình chủ yếu   

1) Khu dân dụng:

- Đầu tư cải tạo và xây dựng mới khu đô thị Yên Viên và đô thị Trâu Quỳ theo quy hoạch.

- Các khu vực phục vụ cho nhu cầu giãn dân, tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng và các khu dân cư trong các dự án đấu thầu quyền sử dụng đất lấy kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Các khu vực dân cư loại này phân bố đều trong các xã, dọc theo các trục đường giao thông chính. 

- Các khu đô thị mới có quy mô lớn tạo bộ mặt đô thị hiện đại và thúc đẩy thị trường bất động sản trong khu vực, đặc biệt là các dự án đầu tư nước ngoài. Quỹ đất bố trí các khu đô thị loại này chủ yếu tại ven đường Hà Nội – Hưng Yên ( tại khu NĐ.2) và dọc theo tuyến đường vành đai 3 đi Bắc Ninh (tại khu BĐ.3)

2) Khu công nghiệp, kho tàng: 

- Tiếp tục lấp đầy các khu công nghiệp đã và đang triển khai xây dựng. Trong trường hợp có các nhà đầu tư lớn, tạo điều kiện cho việc phát triển sớm các khu công nghiệp theo hướng khu công nghiệp công nghệ cao.

- Thúc đẩy các hoạt động bảo vệ môi trường tại các làng nghề.

3) Khu trung tâm chuyên ngành (y tế, đào tạo, cơ quan hành chính)

- Phát triển các trung tâm dịch vụ, tạo động lực cho quá trình đô thị hoá tại khu vực nông thôn của huyện. 

- Bên cạnh việc xây dựng bệnh viện đa khoa tại Trâu Quỳ, triển khai xây dựng bệnh viện mới tại khu vực xã Yên Thường.

- Phát triển khu vực xây dựng các trường đại học, viện nghiên cứu, trường đào tạo dạy nghề tại Yên Thường.

- Hoàn thiện các cơ sở hành chính quản lý của huyện (cùng với việc xây dựng đô thị Trâu Quỳ).

4) Khu công viên:

- Xây dựng công viên di tích Phù Đổng.

- Xây dựng công viên đô thị ( công viên X40) và khu công viên tại khu vực sông Thiên Đức để tạo khu nghỉ ngơi, giải trí cuối tuần.

5) Các công trình kỹ thuật chủ yếu và vệ sinh môi trường:

- Xây dựng và hoàn thiện các trục đường quốc lộ, liên tỉnh và các trục đường chính ( có mặt cắt ngang rộng 22m, 23m và 40m trong khu vực. Đây cũng là hành lang cho các tuyến hạ tầng kỹ thuật chính cho khu vực.

- Xây dựng các trạm cấp nước, trạm xử lý nước thải, 

- Xây dựng trạm biến thế 110/22KV và nâng cấp các tuyến trung thế hiện có thành tuyến 22KV . 

- Xây dựng hệ thống kênh tiêu chính, trạm bơm tiêu đầu mối, nạo vét các tuyến sông Thiên Đức, Cầu Bây, xây dựng hệ thống hồ điều hoà để đảm bảo tiêu nước cho toàn khu vực. 

5.3 Các dự án Hạ tầng kỹ thuật đầu tư  ưu tiên
Bên cạnh việc tiếp tục các dự án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hệ thống hệ tầng xã hội đang triển khai trên địa bàn huyện, cần đầu tư xây dựng bổ sung một số dự án ưu tiên về hạ tầng kỹ thuật sau: 

Bảng tổng hợp các dự án đầu tư  htkt ưu tiên
	TT
	Tên dự án
	Quy mô
	Kinh phí dự kiến 
(tỷ đồng) 
	Nguồn vốn – phương thức thực hiện

	1
	Dự án giao thông và hệ thống HTKT đồng bộ theo đường
	
	414,29
	Xã hội hoá theo nguyên tắc đổi đất lấy hạ tầng (khai thác quỹ đất hai bên đường); 

	1.1
	Dự án đường 23m Yên Thường – Khu đô thị Yên Viên- Trung Mầu
	Dài 12,3km
	209,1
	

	1.2
	Đường 23m Bát Tràng- Kiêu Kỵ – Dương Xá
	Dài 6,35km
	108,0
	

	1.3
	Đường 40m đê sông Hồng –KCN Dương Xá
	Dài 4,42km
	97,2
	

	2
	Dự án nhà máy cấp nước
	
	300
	Nguồn vốn của thành phố và vốn vay nước ngoài

	2.1
	Nhà máy nước Yên Viên
	30000m3/ng.®
	120
	

	2.2
	Nhà máy nước Trâu Quỳ
	35000m3/ng.®
	140
	

	2.3
	Nhà máy nước Phù Đổng
	10000m3/ng.®
	40
	

	3
	Dự án trạm xử lý nước thải 
	
	498
	Nguồn vốn của thành phố và vốn vay nước ngoài

	3.1
	Trạm xử  lý nước thải Yên Viên
	17000m3/ng.®
	108
	

	3.2
	Trạm xử lý nước thải Trâu Quỳ

(phục vụ cho cả quận Long Biên)
	61000m3/ng.®
	390
	

	4
	Dự án xây dựng hệ thống tiêu nước
	
	43
	Nguồn vốn của thành phố và vốn vay nước ngoài

	4.1
	Xây dựng trạm bơm Đông Dư và hệ thống kênh tiêu kèm theo
	
	43
	

	
	Tổng 
	
	1255
	

	
	Tổng cộng kể cả dự phòng phí 15%
	
	1883
	


6 Các yêu cầu về quản lý quy hoạch xây dựng 
6.1  Phân vùng quản lý quy hoạch kiến trúc cảnh quan.
Theo phân bố chức năng toàn bộ khu vực lập quy hoạch về cảnh quan được phân thành các vùng với các yêu cầu quản lý cảnh quan như sau:

Bảng phân vùng quản lý cảnh quan 

	TT
	Vùng cảnh quan
	Tên khu chức năng có liên quan
	Đặc trung cơ bản
	Yêu cầu quản lý cảnh quan

	1
	Khu vực dân cư 

	1.1
	Khu vực dân cư đô thị
	Khu đô thị Yên Viên, Đô thị Trâu Quỳ, các Dự án phát triển các khu dân cư mới
	Tổ chức theo các ô đất xâydựng
	Tuân theo các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của đồ án và sẽ được cụ thể hoá trong các đồ án quy hoạch chi tiết.

	1.2
	Khu vực dân cư nông thôn
	
	Khu dân cư nông thôn đồng bằng Bắc Bộ 
	Bảo tồn tôn tạo các đặc trưng cơ bản; chuyển hoá dần theo quá trình đô thị hoá; sẽ được cụ thể hoá trong các đồ án quy hoạch chi tiết.

	2
	Khu CN, TTCN
	
	Tổ chức theo các ô đất xây dựng
	Đảm bảo hành lang cây xanh cách ly với khu dân cư và kiểm soát các ảnh hưởng tới điều kiện môi trường.

	3
	Các công trình đầu mối HTKT
	
	Trạm cấp nước; xử lý nước thải, bãi rác thải
	Xây dựng dải cây xanh cách ly, không làm ảnh hưởng đến cảnh quan chung

	4
	Khu vực di tích
	
	Bao gồm cả không gian vật thể và phi vật thể của bản thân di tích và xung quanh di tích
	Bảo tồn, tôn tạo theo quy định của pháp luật.

	5
	Khu nghĩa trang, nghĩa địa 
	
	Nghĩa trang, nghĩa địa hiện có tại các làng xã
	Về lâu dài sẽ được quy hoạch phù hợp với quy hoạch hệ thống nghĩa trang của thành phố. Giai đoạn đầu được tổ chức như khu vực cây xanh.

	6
	Khu vực công viên

	
	Khu vực công viên
	CV
	Khu công viên đô thị
	Cảnh quan công viên, mật độ xây dựng nhỏ hơn 5%.

	
	Khu CV sông Thiên Đức, Cầu Bây
	B§1; B§2; N§1;N§2
	Công viên ven sông
	Thuộc hệ thống hành lang cây xanh. Sông được nạo vét, kè, làm đường dạo ven sông không đổ nước thải ra sông.

	
	Khu vực công viên 
	Công viên, cây xanh tại Yên Thường (BĐ1); CV khu di tích Phù Đổng(BĐ3)
CV sông Thiên Đức (BĐ.1A)
	Công viên cây xanh kết hợp các hoạt động dịch vụ đào tạo, du lịch, nghỉ ngơi giải trí
	Thuộc hệ thống cây xanh, công viên của toàn huyện. Cảnh quan công viên, mật độ xây dựng nhỏ hơn 10%.

	7
	Khu vực sản xuất nông nghiệp
	
	Hoạt động sản xuất nông nghiệp 
	Được tổ chức như khu vực đất dự trữ, là khu vực cây xanh, trang trại.

	8
	Khu vực có các dự án đầu tư xây dựng lớn
	B§.3; N§.2
	Khu đô thị mới
	Được thực hiện theo dự án riêng, được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

	9
	Khu vực ngoài đê

	
	Khu vực ngoài đê sông Đuống
	BĐ.2 và BĐ.3
	Một số cụm dân cư  xã, Dương Hà, Cổ Loa và bãi đất và sông Đuống
	Là hệ thống hàng lang  CX cảnh quan quan trọng của Hà Nội. Việc bố cục và quản lý kiến trúc cảnh quan được thực hiện theo dự án riêng, tuân thủ Luật Đê điều.



	
	Khu vực ngoài đê sông Hồng
	N§.3
	Khu vực dân cư xã Đông Dư, Bát Tràng, Kim Lan, Văn Đức, bãi cát và sông Hồng 
	Là hệ thống hàng lang CX cảnh quan quan trọng của Hà Nội. Việc bố cục và quản lý kiến trúc cảnh quan được thực hiện theo dự án riêng, tuân thủ Luật Đê điều và phù hợp với quy hoạch cơ bản hai bên bờ sông Hồng được cấp thẩm quyền phê duyệt. Xã Bát Tràng được tổ chức phù hợp với hoạt động du lịch


Các yêu cầu cụ thể về mật độ xây dựng, tầng cao của từng khu vực sẽ được cụ thể hoá về ranh giới, quy mô, các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật trên cơ sở đồ án QHCT ở tỷ lệ lớn hơn được cấp thẩm quyền phê duyệt.

6.2  Chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường đỏ của các tuyến đường đến cấp khu vực  

Chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng của các tuyến đường đến cấp khu vực được xác định căn cứ theo các chỉ giới đường đỏ đã được phê duyệt cấp cho các dự án và được đề xuất theo giải pháp quy hoạch giao thông và hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật của đồ án.

Chỉ giới đường đỏ được xác định căn cứ vào tim đường mở rộng về hai phía theo chiều rộng mặt cắt ngang đường. Các chỉ giới đường đỏ sẽ được chính xác hoá trong các quy hoạch chi tiết tiếp theo.

7 Kết luận và kiến nghị  

Đồ án quy hoạch chung xây dụng huyện Gia Lâm tỷ lệ 1/5000 được nghiên cứu trên cơ sở Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng huyện Gia Lâm đã được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 1866/QĐ-UB ngày 18/4/ 2006, Điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và cập nhật thông tin về định h​ướng của đồ án Quy hoạch vùng thủ đô (Bộ Xây dựng đang trình Chính phủ), đồng thời có đề xuất điều chỉnh một số khu vực để phù hợp với thực tiễn phát triển, cập nhật bổ sung các dự án đã đang triển khai xây dựng trên địa bàn huyện.

Đồ án đã đề xuất định h​ướng quy hoạch phát triển không gian các khu đô thị, khu vực các điểm dân c​ư nông thôn, xác định cơ bản các hệ thống công trình kỹ thuật đầu mối quốc gia và thành phố trên địa bàn huyện. Định hướng tổ chức quy hoạch các cơ sở phát triển kinh tế (công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - làng nghề, dịch vụ thương mại, du lịch sinh thái...) trên địa bàn huyện, nhằm chuyển đổi cơ cấu kinh tế, lao động, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của ng​ười dân theo hư​ớng đô thị hoá ổn định và bền vững. Hình thành một khu vực phát triển theo hư​ớng công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp hiện đại ở cửa ngõ phía Đông thành phố.

Kiến nghị UBND Thành phố điều chỉnh lại ranh giới hành chính giữa quận Long Biên và huyện Gia Lâm, tại khu vực đường vành đai 3 giữa phường Cự Khối, phường Thạch Bàn, phường Phúc Lợi thuộc quận Long Biên và xã Cổ Bi, Đông Dư thuộc huyện Gia Lâm.  Tại khu vực này, lấy đường vành đai 3 làm ranh giới giữa quận Long Biên và huyện Gia Lâm. 

Trên đây là những nội dung cơ bản của đồ án Quy hoạch chung xây dựng huyện Gia Lâm, Hà Nội, tỷ lệ 1/5000, Sở Quy hoạch - Kiến trúc kính trình Uỷ ban nhân dân Thành phố xem xét phê duyệt đồ án làm cơ sở để triển khai lập Quy hoạch chi tiết, dự án đầu tư xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch, sau khi có văn bản của Thủ tướng Chính Phủ và các Bộ về việc điều chỉnh các khu chức năng tại Quy hoạch chung Thủ đô (phần thuộc huyện Gia Lâm).
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